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Phần 1
Định mức sử dụng đất cơ sở y tế

1.1. Những quy định chung

1.1.1. Đất cơ sở y tế là đất được sử dụng vào mục đích xây dựng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, khu an duỡng, khu nuôi dưỡng người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cở sở phục hồi chức năng cho người khuyết tật; bao gồm đất cơ sở y tế kinh doanh và đất cơ sở y tế không kinh doanh.

1.1.2. Định mức sử dụng đất cơ sở y tế áp dụng trong công tác lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp lãnh thổ: Cả nước, vùng ( vùng kinh tế xã hội, vùng kinh tế trọng điểm); cấp tỉnh (Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); cấp huyện (Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh); cấp xã (Xã, phường, thị trấn).

1.1.3. Định mức sử dụng đất cơ sở y tế được tính theo loại công trình và theo các cấp lãnh thổ: Cả nước, vùng, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Chỉ tiêu sử dụng đất được tính theo: m2/công trình; m2/giường bệnh và m2/người.

1.1.4. Tiêu chí phân loại các công trình y tế
- Tuyến xã: trạm ytế (trạm xá) 

Được đặt tại trung tâm xã, phường, thị trấn theo địa bàn dân cư, có chức năng sơ cứu, quản lý và phòng chống dịch bệnh của nhân dân trong xã, có từ 5 - 7 giường bệnh.  

- Tuyến huyện: Bao gồm bệnh viện đa khoa, trung tâm ytế

Theo hệ thống của ngành Ytế, bệnh viện huyện, quận, thị xã có phạm vi phục vụ hẹp, quy mô từ 30 – 150 giường bệnh; phục vụ cho nhân dân trong huyện và vùng lân cận. Bệnh viện huyện đóng vai trò hỗ trợ hệ thống y tế tỉnh, bao gồm: Bệnh viện huyện, các cơ sở mang tính chất dự phòng, phòng khám đa khoa khu vực, trạm  y tế cơ sở, y tế thôn bản và các phòng khám tư nhân. 

- Tuyến tỉnh: bao gồm bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa.

Có phạm vi phục vụ rộng, quy mô từ 300 – 700 giường bệnh; thực hiện chức năng kỹ thuật của tuyến 2 và một phần tuyến 3 cho nhân dân trong tỉnh và vùng lân cận.

- Tuyến Trung ương: bao gồm bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa.

Có phạm vi phục vụ rộng cho cả nước, có quy mô từ 450 – 1.500 giường bệnh; thực hiện chức năng kỹ thuật của tuyến điều trị cuối cùng (tuyến 3), kết hợp với nghiên cứu, giảng dạy của các trường Đại học Y – Dược.

1.2. Định mức sử dụng đất cơ sở y tế

Bảng 1.1: Định mức sử dụng đất cơ sở y tế cấp xã

           




Đơn vị tính: m2/ người
	Cấp xã thuộc các vùng
	Phân theo khu vực

	
	Đồng bằng
	Miền núi

	Miền núi và Trung du Bắc bộ
	0,32 – 0,43
	0,43 - 0,54

	Đồng bằng Bắc bộ
	0,20 – 0,26
	0,26 – 0,32

	Bắc Trung bộ
	0,26 – 0,34
	0,34 – 0,45

	Duyên hải nam Trung bộ
	0,26 – 0,34
	0,34 – 0,45

	Tây Nguyên
	0,32 – 0,43
	0,43 - 0,54

	Đông Nam bộ
	0,26 – 0,34
	0,34 – 0,45

	Đồng bằng sông Cửu long
	0,20 – 0,26
	0,26 – 0,32

	Bình quân cấp xã cả nước
	0,26 – 0,34
	0,34 – 0,45


Bảng 1.2: Định mức sử dụng đất cơ sở y tế cấp huyện 

          





Đơn vị tính: m2/ người

	Cấp huyện thuộc các vùng
	Phân theo khu vực

	
	Đồng bằng
	Miền núi

	Miền núi và Trung du Bắc bộ
	0,60 – 0,81
	0,81 - 1,02

	Đồng bằng Bắc bộ
	0,48 – 0,64
	0,64 – 0,80

	Bắc Trung bộ
	0,54 – 0,72
	0,72 – 0,93

	Duyên hải nam Trung bộ
	0,54 – 0,72
	0,72 – 0,93

	Tây Nguyên
	0,60 – 0,81
	0,81 - 1,02

	Đông Nam bộ
	0,54 – 0,72
	0,72 – 0,93

	Đồng bằng sông Cửu long
	0,48 – 0,64
	0,64 – 0,80

	Bình quân cấp huyện cả nước
	0,54 – 0,72
	0,72 – 0,93


Bảng 1.3: Định mức sử dụng đất cơ sở y tế cấp tỉnh 

	Các tỉnh thuộc vùng
	Diện tích bình quân đầu người (m2)

	Miền núi và Trung du Bắc bộ
	0,90 – 1,54

	Đồng bằng Bắc bộ
	0,74 – 1,20

	Bắc Trung bộ
	0,80 – 1,35

	Duyên hải nam Trung bộ
	0,80 – 1,35

	Tây Nguyên
	0,90 – 1,54

	Đông Nam bộ
	0,80 - 1,35

	Đồng bằng sông Cửu long
	0,74 – 1,20

	Bình quân cả nước
	0,78 – 1,34


Bảng 1.4: Định mức sử dụng đất y tế theo công trình

	Loại công trình
	Quy mô (giường bệnh)
	Bình quân (m2/giường bệnh)
	Diện tích chiếm đất (m2)

	1. Tuyến xã 

trạm y tế (trạm xá)
	5 - 7
	350 - 415
	1.750 – 2.900



	2. Tuyến huyện:
	
	
	

	- Bệnh viên đa khoa
	50 - 150
	300 - 350
	   15.000 – 52.500



	- Trung tâm y tế
	30 - 120
	350 - 380
	10.500 – 45.600



	3.Tuyến tỉnh:
	
	
	

	- Bệnh viện đa khoa
	350 – 700
	200 - 250
	70.000 – 175.000



	- Bệnh viện chuyên khoa
	300 – 500
	220 - 270
	66.000 – 135.000

	4. Tuyến trung ương:
	
	
	

	- Bệnh viện đa khoa
	550 – 1.500
	150 - 230
	82.500 – 345.000

	- Bệnh viện chuyên khoa
	450 – 1.200
	170 - 250
	76.500 – 300.000


1.3. Hướng dẫn áp dụng

1.3.1. Diện tích đất cơ sở y tế theo đơn vị hành chính cấp xã.

- Diện tích đất cơ sở y tế cấp xã được áp dụng theo Bảng 1.1 Định mức sử dụng đất cơ sở y tế cấp xã (Diện tích này không bao gồm vườn thuốc nam kèm theo).
- Đối với đơn vị cấp xã là huyện lỵ đất cơ sở y tế phải tính thêm diện tích các công trình y tế của huyện nằm trên địa bàn. Định mức đất cơ sở y tế được tính thêm theo dân số của huyện như sau: 

+ Đơn vị cấp xã là huyện lỵ thuộc vùng đồng bằng là 0,28 - 0,38 m2/ người  

+ Đơn vị cấp xã là huyện lỵ thuộc vùng miền núi là 0,38 – 0,48 m2/ người 

1.3.2. Diện tích đất cơ sở y tế theo đơn vị hành chính cấp huyện.

- Diện tích đất cơ sở y tế cấp huyện được áp dụng theo Bảng 1.2 Định mức sử dụng đất cơ sở y tế cấp huyện 

- Đối với đơn vị cấp huyện là tỉnh lỵ đất cơ sở y tế phải tính thêm diện tích các công trình y tế của cấp tỉnh nằm trên địa bàn. Định mức đất cơ sở y tế được tính thêm theo dân số của tỉnh như sau: 

+ Đơn vị cấp huyện là tỉnh lỵ đồng bằng là 0,10 - 0,20 m2/ người


+ Đơn vị cấp huyện là tỉnh lỵ miền núi là 0,15 – 0,25 m2/ người
1.3.3. Diện tích đất cơ sở y tế theo đơn vị hành chính cấp tỉnh.

- Diện tích đất cơ sở y tế cấp tỉnh được áp dụng theo Bảng 1.3 Định mức sử dụng đất cơ sở y tế cấp tỉnh 

- Đối với đơn vị cấp tỉnh có các cơ sở y tế của các bộ ngành Trung ương đất cơ sở y tế phải tính thêm diện tích các công trình y tế của các bộ ngành Trung ương nằm trên địa bàn. Quy mô diện tích đất của một cơ sở y tế cấp Trung ương từ 76.000 – 345.000 m2.  Diện tích chiếm đất các công trình y tế  được áp dụng theo bảng 1.4 - Định mức sử dụng đất y tế theo công trình
 1.3.4. Diện tích đất cơ sở y tế tính theo công trình.

Diện tích đất cơ sở y tế tính theo công trình được áp dụng theo Bảng 1.4: Định mức sử dụng đất y tế theo công trình

1.3.5. Các định mức này được tính cho dân số năm quy hoạch, kế hoạch.
Phần 2 
Định mức sử dụng đất cơ sở văn hóa - thông tin

2.1. Những quy định chung

2.1.1. Đất cơ sở văn hoá - thông tin là đất sử dụng vào mục đích xây dựng toà báo, hãng thông tấn, đài phát thanh, đài truyền hình (trừ trường hợp là cơ quan ngôn luận của tổ chức của Nhà nước, của Đảng, của các Tổ chức chính trị – xã hội), nhà hát, bảo tàng, triển lãm, rạp chiếu phim, rạp xiếc, câu lạc bộ, quảng trường, đài tưởng niệm, bia tưởng niệm, nhà tang lễ, công viên, vườn hoa, khu vui chơi công cộng, điểm bưu điện văn hoá xã và các công trình văn hoá khác; bao gồm đất cơ sở văn hoá không kinh doanh và đất cơ sở văn hoá kinh doanh.

2.1.2. Định mức sử dụng đất cơ sở văn hoá - thông tin được áp dụng trong công tác lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp lãnh thổ: Cả nước, vùng ( vùng kinh tế xã hội, vùng kinh tế trọng điểm); cấp tỉnh (Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); cấp huyện (Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh); cấp xã (Xã, phường, thị trấn).

2.1.3. Định mức sử dụng đất cơ sở văn hoá - thông tin được tính theo loại công trình và theo các cấp lãnh thổ: Cả nước, vùng, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Chỉ tiêu sử dụng đất được tính theo: m2/công trình và m2/người.
2.1.4. Phân loại các công trình văn hoá - thông tin theo cấp quản lý 

- Các công trình văn hoá - thông tin cấp xã (xã, phường, thị trấn) gồm các công trình: Nhà văn hoá, Thư viện, Điểm sinh hoạt văn hoá, Điểm bưu điện văn hoá, Phòng truyền thống, Hội trường, Đài tưởng niệm, Bãi chiếu phim
- Các công trình văn hoá - thông tin cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) gồm các công trình: Trung tâm văn hoá đa năng, đài truyền thanh, thư viện, phòng truyền thống, triển lãm, công viên, đài tưởng niệm, rạp chiếu phim

- Các công trình văn hoá - thông tin cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): bao gồm các công trình như sau: Nhà văn hoá trung tâm, cung văn hoá, nhà hát, nhà hoà nhạc, rạp xiếc, nhà triển lãm, nhà bảo tàng, rạp chiếu phim, công viên, quảng trường, đài tưởng niệm, đài phát thanh, truyền hình.
- Các công trình văn hoá - thông tin do các bộ ngành quản lý bao gồm:  Các viện bảo tàng (bảo tàng mỹ thuật, bảo tàng lịch sử, bảo tàng quân đội, …), đài phát thanh, đài truyền hình, cung văn hoá, làng văn hoá, nhà hát, rạp xiếc, trung tâm chiếu phim Quốc gia, trung tâm triển lãm, …

2.2. Định mức sử dụng đất cơ sở văn hoá - thông tin

Bảng 2.1: Định mức sử dụng đất cơ sở văn hoá - thông tin cấp xã

           




     Đơn vị tính: m2/ người
	Cấp xã thuộc các vùng
	Phân theo khu vực

	
	Đồng bằng
	Miền núi

	Miền núi và Trung du Bắc bộ
	0,42 – 0,53
	0,53 – 0,66

	Đồng bằng Bắc bộ
	0,24 – 0,32
	0,32 – 0,42

	Bắc Trung bộ
	0,32 - 0,42
	0,42 – 0,53

	Duyên hải nam Trung bộ
	0,32 - 0,42
	0,42 – 0,53

	Tây Nguyên
	0,42 – 0,53
	0,53 – 0,66

	Đông Nam bộ
	0,32 - 0,42
	0,42 – 0,53

	Đồng bằng sông Cửu long
	0,24 – 0,32
	0,32 – 0,42

	Bình quân cấp xã cả nước
	0,32 - 0,42
	0,42 – 0,53


Bảng 2.2: Định mức sử dụng đất văn  hoá - thông tin cấp huyện 

          




           
Đơn vị tính: m2/ người

	Cấp huyện thuộc các vùng
	Phân theo khu vực

	
	Đồng bằng
	Miền núi

	Miền núi và Trung du Bắc bộ
	0,78 – 0,99
	0,99 – 1,20

	Đồng bằng Bắc bộ
	0,59 – 0,75
	0,75 – 0,91

	Bắc Trung bộ
	0,68 – 0,86
	0,86 – 1,07

	Duyên hải nam Trung bộ
	0,68 – 0,86
	0,86 – 1,07

	Tây Nguyên
	0,78 – 0,99
	0,99 – 1,20

	Đông Nam bộ
	0,68 – 0,86
	0,86 – 1,07

	Đồng bằng sông Cửu long
	0,59 – 0,75
	0,75 – 0,91

	Bình quân cấp huyện cả nước
	0,68 – 0,86
	0,86 – 1,07


Bảng 2.3: Định mức sử dụng đất cơ sở văn hoá - thông tin cấp tỉnh 

	Các tỉnh thuộc vùng
	Diện tích bình quân
đầu người (m2)

	Miền núi và Trung du Bắc bộ
	0,89 – 1,48

	Đồng bằng Bắc bộ
	0,84 – 1,40

	Bắc Trung bộ
	0,74 – 1,23

	Duyên hải nam Trung bộ
	0,74 – 1,23

	Tây Nguyên
	0,78 – 1,30

	Đông Nam bộ
	1,16 – 1,93

	Đồng bằng sông Cửu long
	0,73 – 1,21

	Bình quân tỉnh cả nước
	0,74 – 1,23


Bảng 2.4: Định mức sử dụng đất các công trình văn hoá - thông tin cấp xã 

	STT
	Tên công trình
	Số lượng 

(công trình)
	Bình quân

(m2/ công trình)

	1
	Nhà văn hoá 
	1
	1.000 - 2.500

	2
	Phòng truyền thống
	1
	200 - 250

	3
	Thư viện
	1
	200 - 250

	4
	Hội trường
	1
	100 - 150

	5
	Điểm sinh hoạt văn hoá làng, thôn
	3 - 5
	490 – 700 

	6
	Điểm bưu điện văn hoá
	1
	200 – 300

	7
	Bãi chiếu phim*
	
	

	8
	Đài tưởng niệm**
	
	


Ghi chú: 

 (*) Diện tích đất bãi chiếu phim được sử dụng chung với diện tích đất thể dục - thể thao, …

(**) Diện tích đất đài tưởng niệm nếu nằm riêng được tính theo từng công trình cụ thể

Bảng 2.5: Định mức sử dụng đất các công trình văn hoá - thông tin cấp huyện 

	STT
	Tên công trình
	Số lượng 

(công trình)
	Bình quân

(m2/công trình)

	1
	Trung tâm văn hoá đa năng
	1
	2.000 - 10.000

	2
	Đài truyền thanh
	1
	300 - 800

	3
	Thư viện
	1
	300 - 500

	4
	Phòng truyền thống, triển lãm
	1
	500 - 1.000

	5
	Rạp chiếu phim 
	1
	5.000 - 15.000

	6
	Công viên, đài tưởng niệm 
	1
	5.000 - 15.000




Bảng 2.6: Định mức sử dụng đất các công trình văn hoá - thông tin cấp tỉnh 

	STT
	Tên công trình
	Số lượng 

(công trình)
	Bình quân

(m2)

	1
	Nhà Văn hoá trung tâm
	1
	5.000 - 20.000

	2
	Cung Văn hoá 
	1
	2.000 - 3.000

	3
	Nhà hát
	1
	10.000 - 15.000

	4
	Nhà hoà nhạc
	1
	2.000 - 4.000

	5
	Rạp xiếc
	1
	7.000 - 10.000

	6
	Nhà triển lãm
	1
	10.000 - 15.000

	7
	Nhà bảo tàng
	1
	10.000 - 15.000

	8
	Rạp chiếu phim
	4
	12.000 – 20.000

	9
	Công viên
	2
	20.000 - 60.000

	10
	Quảng trường
	1
	15.000 – 20.000

	11
	Đài tưởng niệm*
	1
	

	12
	Đài phát thanh, truyền hình
	2
	16.000 - 20.000


2.3. Hướng dẫn áp dụng

2.3.1. Diện tích đất cơ sở văn hoá - thông tin theo đơn vị hành chính cấp xã.

- Diện tích đất cơ sở văn hoá - thông tin cấp xã được áp dụng theo Bảng 2.1 - Định mức sử dụng đất cơ sở văn hoá - thông tin cấp xã và Bảng 2.4 - Định mức sử dụng đất cơ sở văn hoá - thông tin theo công trình cấp xã

- Đối với đơn vị cấp xã là huyện lỵ đất cơ sở văn hoá - thông tin phải tính thêm diện tích các công trình văn hoá - thông tin của huyện nằm trên địa bàn. Định mức đất cơ sở văn hoá - thông tin được tính thêm theo dân số của huyện như sau: 

+ Đơn vị cấp xã là huyện lỵ thuộc vùng đồng bằng là 0,28 -0,38 m2/ người 

+ Đơn vị cấp xã là huyện lỵ thuộc vùng miền núi là 0,38 -0,48 m2/ người 

2.3.2. Diện tích đất cơ sở văn hoá - thông tin theo đơn vị hành chính cấp huyện.

- Diện tích đất cơ sở văn hoá - thông tin cấp huyện được áp dụng theo Bảng 2.2 - Định mức sử dụng đất cơ sở văn hoá - thông tin cấp huyện và Bảng 2.5 -  Định mức sử dụng đất cơ sở văn hoá - thông tin theo công trình cấp huyện

- Đối với đơn vị cấp huyện là tỉnh lỵ đất cơ sở văn hoá - thông tin phải tính thêm diện tích các công trình văn hoá - thông tin của cấp tỉnh nằm trên địa bàn. Định mức đất cơ sở văn hoá - thông tin được tính thêm theo dân số của tỉnh như sau: 

+ Đơn vị cấp huyện là tỉnh lỵ đồng bằng là 0,10 – 0,20  m2/ người


+ Đơn vị cấp huyện là tỉnh lỵ miền núi là 0,15 – 0,25 m2/ người
2.3.3. Diện tích đất cơ sở văn hoá - thông tin theo đơn vị hành chính cấp tỉnh.

- Diện tích đất cơ sở văn hoá - thông tin cấp tỉnh được áp dụng theo Bảng 2.3 - Định mức sử dụng đất cơ sở văn hoá - thông tin cấp tỉnh và Bảng 2.6 - Định mức sử dụng đất cơ sở văn hoá - thông tin theo công trình cấp tỉnh

- Đối với đất cơ sở văn hoá - thông tin cấp tỉnh phải tính thêm diện tích các công trình văn hoá - thông tin của các bộ ngành quản lý có trên địa bàn.

2.3.4. Diện tích đất các cơ sở văn hoá thông tin tính theo công trình 

Diện tích đất các cơ sở văn hoá thông tin tính theo công trình  được tính theo các bảng:

Bảng 2.4 - Định mức sử dụng đất cơ sở văn hoá - thông tin theo công trình cấp xã, 
Bảng 2.5 -  Định mức sử dụng đất cơ sở văn hoá - thông tin theo công trình cấp huyện, 

Bảng 2.6 - Định mức sử dụng đất cơ sở văn hoá - thông tin theo công trình cấp tỉnh

2.3.5. Thiết chế văn hoá - thông tin 

Đối với thiết chế văn hoá- thông tin (Theo Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 10 năm 2005 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá - thông tin cơ sở đến năm 2010).

Cấp xã diện tích đất: 1.000 m2 trở lên

Cấp huyện diện tích đất: 2.500 m2 trở lên
Cấp tỉnh diện tích đất: 5.000 m2 trở lên
2.3.6. Diện tích đất sử dụng vào mục đích văn hoá thông tin còn được sử dụng chung và được tính vào diện tích đất sử dụng của các mục đích khác (thể dục - thể thao, giáo dục - đào tạo, …)

Phần 3 
Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo
3.1. Những quy định chung

3.1.1. Đất cơ sở giáo dục - đào tạo là đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà trẻ, trường học, cơ sở dạy nghề, cơ sở cai nghiện ma tuý, cơ sở giáo dưỡng, cơ sở phục hồi nhân phẩm; bao gồm đất cơ sở giáo dục - đào tạo không kinh doanh và đất cơ sở giáo dục - đào tạo kinh doanh.
3.1.2. Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo áp dụng trong công tác lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp lãnh thổ: Cả nước, vùng ( vùng kinh tế xã hội, vùng kinh tế trọng điểm); cấp tỉnh (Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); cấp huyện (Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh); cấp xã (Xã, phường, thị trấn).

3.1.3. Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo được tính theo loại công trình và theo các cấp lãnh thổ: Cả nước, vùng, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Chỉ tiêu sử dụng đất được tính theo: m2/người; m2/cháu; m2/học sinh; m2/sinh viên.
3.1.4. Các công trình giáo dục - đào tạo phân theo cấp quản lý

- Các công trình giáo dục do cấp huyện quản lý:

+ Nhà trẻ

+ Trường mẫu giáo

+ Trường Tiểu học (bao gồm cả trường nội trú và bán trú)

+ Trường Trung học cơ sở (bao gồm cả trường nội trú và bán trú)

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên

- Các công trình giáo dục - đạo tạo do cấp tỉnh quản lý bao gồm: 

+ Trường trung học phổ thông

+ Trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

- Các công trình giáo dục - đạo tạo do bộ ngành quản lý bao gồm: 

+ Trường đại học

+ Trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

3.1.5. Các công trình giáo dục - đào tạo nằm trên địa bàn hành chính

- Các công trình giáo dục nằm trên địa bàn cấp xã

+ Nhà trẻ, mẫu giáo (trường mầm non)

+ Trường tiểu học (bao gồm cả trường nội trú và bán trú)

+ Trường trung học cơ sở (bao gồm cả trường nội trú và bán trú)

+ Trường trung học phổ thông (phục vụ cho một cụm xã)

- Các công trình giáo dục nằm trên địa bàn cấp huyện

+ Trường trung học phổ thông

+ Trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (có thể có)

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên (có thể có)

 - Các công trình giáo dục nằm trên địa bàn cấp tỉnh

+ Trường đại học (có thể có)

+ Trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề 

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên 

3.2. Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Bảng 3.1: Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo cấp xã

           




Đơn vị tính: m2/ người
	Định mức sử dụng đất
	Diện tích

	Định mức sử dụng đất tính theo đầu người:
	3,40 – 4,82

	Trong đó:
	

	1. Nhà trẻ
	0,23 – 0,63

	2. Mẫu giáo
	0,50 – 0,92

	3. Tiểu học
	1,34 – 1,67

	4. Trung học cơ sở
	1,33 – 1,60


Bảng 3.2: Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo cấp huyện 




           

Đơn vị tính: m2/ người
	Định mức sử dụng đất
	Diện tích

	Định mức sử dụng đất tính theo đầu người:
	4,54 – 6,09

	Trong đó:
	

	1. Nhà trẻ
	0,23 – 0,63

	2. Mẫu giáo
	0,50 – 0,92

	3. Tiểu học
	1,34 – 1,67

	4. Trung học cơ sở
	1,33 – 1,60

	1. Trung học phổ thông
	1,14 – 1,27


Bảng 3.3: Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo cấp tỉnh 







Đơn vị tính: m2/ người
	Định mức sử dụng đất
	Diện tích

	Định mức sử dụng đất tính theo đầu người:
	4,78 – 6,75

	Trong đó:
	

	1. Nhà trẻ
	0,23 – 0,63

	2. Mẫu giáo
	0,50 – 0,92

	3. Tiểu học
	1,34 – 1,67

	4. Trung học cơ sở
	1,33 – 1,60

	5. Trung học phổ thông
	1,14 – 1,27

	6. Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
	0,24 – 0,66


Bảng 3.4: Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo cả nước







Đơn vị tính: m2/ người
	Định mức sử dụng đất
	Diện tích

	Định mức sử dụng đất tính theo đầu người:


	5,22 – 7,64

	Trong đó:
	

	1. Nhà trẻ
	0,23 – 0,63

	2. Mẫu giáo
	0,50 – 0,92

	3. Tiểu học
	1,34 – 1,67

	4. Trung học cơ sở
	1,33 – 1,60

	5. Trung học phổ thông
	1,14 – 1,27

	6. Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
	0,24 – 0,66

	7. Đại học, cao đẳng
	0,44 – 0,89


Bảng 3.5: Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục đào tạo theo công trình
(bảng tổng hợp)

	Loại công trình
	Lứa tuổi
	Số chỗ tính

cho 1000 dân
	Diện tích khu đất

cho 1 chỗ (m2)

	Nhà trẻ
	0 – 3 tuổi
	15,40 – 25,10*
	15 - 25

	Mẫu giáo
	4 – 5 tuổi
	24,68 – 30,80*
	20 - 30

	Tiểu học 
	6 – 10 tuổi
	111,3
	12 -15

	Trung học cơ sở 
	11 – 14 tuổi
	88,9
	15 - 18

	Trung học phổ thông 
	15 – 17 tuổi
	63,5
	18 - 20

	Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
	18 – 22 tuổi
	80,00
	10 – 30**

	Đại học, cao đẳng
	18 – 22 tuổi
	20,00
	25 – 50**


Ghi chú:

(*) Đối với cột 3 ở bảng trên thì khu vực miền núi được tính theo cận dưới, khu vực đồng bằng được tính theo cận trên

(**) Diện tích khu đất cho một chỗ theo loại hình đào tạo được tính cụ thể theo Bảng 3.5, Bảng 3.6.

Bảng 3.6: Định mức sử dụng đất các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Đơn vị tính: m2/chỗ
	Loại trường
	Quy mô trường (chỗ)

	
	200 
	300 – 500 
	600 – 800 
	1000 
	1000- 2000 

	Trường Trung học chuyên nghiệp
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	+ Khoa học kỹ thuật và tự nhiên
	
	
	
	20 - 25
	15 –20

	+ Khoa học xã hội
	
	
	
	12 -15
	10 -12

	Trường dậy nghề
	20-30
	18-25
	15-20
	
	

	Trường văn hoá và các đoàn thể
	14-15
	12-14
	10-12
	
	


Bảng 3.7: Định mức sử dụng đất các trường Đại học và cao đẳng
Đơn vị tính: m2/chỗ
	Loại trường
	Quy mô trường (chỗ)

	
	2000 
	2000 – 5000 
	5000 – 10.000 

	Trường Đại học tổng hợp
	30 – 35
	25 – 30
	20 – 25

	Trường Đại học kỹ thuật công, nông, lâm nghiệp
	40 – 50
	30 – 40
	25 – 30

	Trường Đại học sư phạm khoa học và xã hội (Kinh tế, Luật)
	25 – 30
	20 – 25
	20 – 22

	Trường Đại học Y, Dược khoa
	25 – 30
	20 – 25
	20 – 22

	Trường Đại học TD - TT
	150 - 200
	110 - 170
	-


3.3. Hướng dẫn áp dụng

3.3.1. Diện tích đất cơ sở giáo dục - đào tạo được tính theo số dân năm quy hoạch và kế hoạch.

3.3.2. Diện tích đất cơ sở giáo dục - đào tạo cấp  xã 

Diện tích đất cơ sở giáo dục - đào tạo cấp  xã được áp dụng theo Bảng 3.1 -  Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo cấp xã và Bảng 3.5 - Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục đào tạo theo công trình (bảng tổng hợp)
- Nếu trên địa bàn cấp xã có trường trung học phổ thông phải tính thêm diện tích 1,14 – 1,27 m2/người dân (Số dân quy hoạch được tính cho cụm xã có học sinh đến trường).

+ Đối với nhà trẻ khu vực miền núi được tính theo định mức 0,23 – 0,38 m2/người dân, khu vực đồng bằng được tính theo định mức 0,38 – 0,63 m2/người dân.
+ Đối với mẫu giáo khu vực miền núi được tính theo định mức 0,49 – 0,74 m2/người dân, khu vực đồng bằng được tính theo định mức 0,62 – 0,92 m2/người dân.
3.3.3. Diện tích đất cơ sở giáo dục - đào tạo cấp  huyện

Diện tích đất cơ sở giáo dục - đào tạo cấp  huyện được áp dụng theo Bảng 3.2 -  Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo cấp huyện và Bảng 3.5 - Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục đào tạo theo công trình (bảng tổng hợp)
- Trên địa bàn cấp huyện phải tính thêm diện tích các công trình giáo dục - đào tạo do tỉnh và các bộ ngành quản lý (nếu có quy hoạch). Diện tích của từng công trình cụ thể được tính theo bảng 3.4, bảng 3.5.

3.3.4. Diện tích đất cơ sở giáo dục - đào tạo cấp tỉnh

Diện tích đất cơ sở giáo dục - đào tạo cấp  tỉnh được áp dụng theo Bảng 3.3 -  Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo cấp tỉnh và Bảng 3.5 - Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục đào tạo theo công trình (bảng tổng hợp)
Trên địa bàn cấp tỉnh phải tính thêm diện tích các trường đại học, cao đẳng, … do tỉnh và các bộ ngành quản lý (nếu có quy hoạch). Diện tích của từng công trình cụ thể được tính theo bảng 3.4, bảng 3.5,….

3.3.5. Diện tích đất cơ sở giáo dục - đào tạo của cả nước

Diện tích đất cơ sở giáo dục - đào tạo của cả nước được áp dụng theo Bảng 3.4 -  Định mức sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo của cả nước. 
3.3.6. Diện tích đất sử dụng vào mục đích giáo dục đào tạo còn được sử dụng chung với các mục đích khác (thể dục - thể thao, văn hoá - thông tin, …) 

Phần 4 
Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao

4.1. Những quy định chung

4.1.1. Đất cơ sở thể dục - thể thao là đất sử dụng vào mục đích xây dựng sân vận động, cơ sở tập luyện, thi đấu thể dục – thể thao; bao gồm đất cơ sở thể dục – thể thao không kinh doanh và đất cơ sở thể dục – thể thao kinh doanh.

4.1.2. Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao được áp dụng trong công tác lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp lãnh thổ: Cả nước, vùng (vùng kinh tế xã hội, vùng kinh tế trọng điểm); cấp tỉnh (Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); cấp huyện (Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh); cấp xã (Xã, phường, thị trấn).

4.1.3. Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao được tính theo loại công trình và theo các cấp lãnh thổ: Cả nước, vùng, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Chỉ tiêu sử dụng đất được tính theo: m2/người, m2/công trình.

4.1.4. Phân loại các công trình thể dục - thể thao theo cấp quản lý 
- Các công trình thể dục - thể thao cấp xã (xã, phường, thị trấn) gồm các công trình: Sân thể thao cơ bản, nhà tập đơn giản, bể bơi tập luyện (nếu có), sân thể thao cho từng môn (được bố trí trên địa bàn dân cư).

- Các công trình thể dục - thể thao cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) gồm các công trình: Sân vận động, nhà tập luyện và thi đấu, bể bơi tập luyện và thi đấu có khán đài, hệ thống sân tập  thể thao ngoài trời.

- Các công trình thể dục - thể thao cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) gồm các công trình: Sân vận động trung tâm, nhà thi đấu đa môn, nhà tập luyện và thi đấu cho từng môn, bể bơi tập luyện và thi đấu, hệ thống sân thể thao ngoài trời và sân bãi tập luyện, thi đấu, trường bắn súng thể thao (nếu có), cơ sở luyện tập các môn thể thao đặc thù.

- Trung tâm thể thao cấp vùng

Tại các tỉnh, thành phố là trung tâm vùng có khu thể thao hoàn chỉnh gồm: Sân vận động trung tâm (có hệ thống sân phụ), các sân thể thao phục vụ cho từng môn (có khán đài), cụm công trình thể thao dưới nước, bể bơi tập luyện, bể nhẩy cầu, cụm công trình thể thao trong nhà, nhà thi đấu nhiều môn, nhà tập và thi đấu cho từng môn, cụm công trình thể thao trên mặt nước, cụm trường bắn các loại, cụm trường đua các loại, cụm công trình điều hành và phục vụ, khu rừng cây; bãi đỗ xe; thảm cỏ; … (không kể sân Golf).

4.2. Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục – thể thao

Bảng 4.1:  Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục – thể thao cấp xã

                                             


    Đơn vị tính: m2/người

	STT
	Các xã thuộc các vùng
	Phân theo khu vực

	
	
	Đồng bằng
	Miền núi 

	1
	Miền núi và Trung du Bắc bộ
	2,19 - 2,92
	2,92 - 3,65

	2
	Đồng bằng Bắc Bộ
	1,32 - 1,76
	1,76 - 2,20

	3
	Bắc Trung bộ
	1,76 - 2,34
	2,34 - 2,92

	4
	Duyên hải Nam Trung bộ
	1,76 - 2,34
	2,34 - 2,92

	5
	Tây Nguyên
	2,19 - 2,92
	2,92 - 3,65

	6
	Đông Nam bộ
	1,76 - 2,34
	2,34 - 2,92

	7
	Đồng bằng sông Cửu long
	1,32 - 1,76
	1,76 - 2,20

	
	Bình quân cấp xã cả nước
	1,76 - 2,34
	2,34 - 2,92


Bảng 4.2: Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục – thể thao cấp huyện

   Đơn vị tính: m2/người

	STT
	Các huyện thuộc các vùng
	Phân theo khu vực

	
	
	Đồng bằng
	Miền núi 

	1
	Miền núi và Trung du Bắc bộ
	2,74 – 3,61
	3,61 – 4,51

	2
	Đồng bằng Bắc Bộ
	1,63 – 2,17
	2,17 – 2,71

	3
	Bắc Trung bộ
	2,17 – 2,89
	2,89 – 3,61

	4
	Duyên hải Nam Trung bộ
	2,17 – 2,89
	2,89 – 3,61

	5
	Tây Nguyên
	2,74 – 3,61
	3,61 – 4,51

	6
	Đông Nam bộ
	2,17 – 2,89
	2,89 – 3,61

	7
	Đồng bằng sông Cửu long
	1,63 – 2,17
	2,17 – 2,71

	
	Bình quân cấp huyện cả nước
	2,17 – 2,89
	2,89 – 3,61


Bảng 4.3: Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục – thể thao cấp tỉnh
	STT
	Các tỉnh thuộc các vùng
	Diện tích bình quân đầu người (m2)

	1
	Miền núi và Trung du Bắc bộ
	3,27 – 4,18

	2
	Đồng bằng Bắc Bộ
	1,99 – 2,56

	3
	Bắc Trung bộ
	2,62 – 3,37

	4
	Duyên hải Nam Trung bộ
	2,62 – 3,37

	5
	Tây Nguyên
	3,27 – 4,18

	6
	Đông Nam bộ
	2,62 – 3,37

	7
	Đồng bằng sông Cửu long
	1,99 – 2,56

	
	Bình quân cấp tỉnh cả nước
	2,62 – 3,37


   Bảng 4.4: Định mức đất cơ sở thể dục – thể thao cả nước


  Đơn vị tính: m2/người

	Bình quân đầu người cả nước
	3,50 – 4,00

	Trong đó:
	

	-  Cấp xã
	1,97 – 2,70

	- Cấp huyện
	0,49 – 0,60

	- Cấp tỉnh
	0,09 – 0,12

	- Trong trường học
	0,14 – 0,16

	- Các bộ, ngành quản lý 
và các trung tâm thể dục – thể thao vùng
	0,44 – 0,85


Bảng 4.5: Định mức sử dụng đất các công trình thể dục – thể thao cấp xã
	Tên công trình
	Đơn vị tính
	Diện tích chiếm đất (m2)

	Sân thể thao cơ bản
	Sân
	6.500 – 8.000

	Bể bơi tập luyện
	Bể
	1.000 – 1.500

	Nhà tập đơn giản
	Nhà
	4.500 – 6.000

	Sân thể thao từng môn
	Sân
	1.000


Bảng 4.6: Định mức sử dụng đất các công trình thể dục – thể thao cấp huyện
	Tên công trình
	Đơn vị tính
	Diện tích chiếm đất (m2)

	Sân vận động
	Sân
	43.000 – 50.000

	Bể bơi tập luyện và thi đấu có khán đài
	Bể
	2.000 – 3.000

	Nhà tập luyện và thi đấu
	Nhà
	9.000 – 12.000

	Hệ thống sân tập ngoài trời
	Sân
	400 – 600


Bảng 4.7: Định mức sử dụng đất các công trình thể dục – thể thao cấp tỉnh

	Tên công trình
	Đơn vị tính
	Diện tích chiếm đất (m2)

	Sân vận động trung tâm
	 Sân 
	70.000 – 80.000

	Bể bơi tập luyện và thi đấu
	Bể 
	3.500 – 5.000

	Nhà thi đấu đa môn
	Nhà 
	5.000 – 7.000

	Nhà tập luyện và thi đấu từng môn
	Nhà 
	1.000 – 1.200

	Hệ thống sân thể thao ngoài trời
	Sân 
	1.000 – 2.500

	Trường bắn súng thể thao
	Trường 
	15.000 – 20.000

	Cơ sở luyện tập các môn thể thao đặc thù
	Cơ sở 
	9.000 – 15.000


Bảng 4.8: Định mức sử dụng đất các công trình thể dục - thể thao 

tại  các tỉnh, thành phố là trung tâm vùng

	Tên công trình
	Tổng diện tích (ha)
	Diện tích công trình (ha)
	Diện tích cây xanh, bãi xe, quảng trư​ờng... (ha)

	Sân vận động trung tâm
	8,7 – 10,9
	8,0 - 10,0
	0,7 - 0,9

	Sân thể thao từng môn
	10,9 – 21,8
	10,0 - 20,0
	0,9 - 1,8

	Cụm công trình thể thao d​ưới nư​ớc
	16,3 – 21,8
	15,0 - 20,0
	1,3 - 1,8

	Bể bơi và bể nhảy cầu
	5,4 – 10,9
	5,0 - 10,0
	0,4 - 0,9

	Cụm công trình thể thao trong nhà
	4,3 – 8,7
	4,0 - 8,0
	0,3 - 0,7

	Nhà thi đấu nhiều môn
	3,3 – 6,5
	3,0 - 6,0
	0,3 - 0,5

	Nhà tập luyện và thi đấu từng môn
	3,3 – 6,5
	3,0 - 6,0
	0,3 - 0,5

	Cụm công trình thể thao trên mặt nư​ớc
	32,7 – 54,5
	30,0 - 50,0
	2,7 - 4,5

	Cụm trư​ờng bắn các loại
	4,3 – 8,7
	4,0 - 8,0
	0,3 - 0,7

	Cụm tr​ường đua các loại
	16,3 – 27,2
	15,0 - 25,0
	1,3 - 2,2

	Cụm công trình điều hành và phục vụ
	3,3 – 6,5
	3,0 - 6,0
	0,3 - 0,5

	Sân golf
	54,5 – 109,0
	50,0 - 100,0
	4,5 - 9,0


4.3. Hướng dẫn áp dụng

4.3.1. Diện tích đất cơ sở thể dục - thể thao theo đơn vị hành chính cấp xã.

- Diện tích đất cơ sở thể dục - thể thao cấp xã được áp dụng theo Bảng 4.1 - Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao cấp xã và Bảng 4.5 - Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao theo công trình cấp xã.

- Trên địa bàn cấp xã có những công trình sau:

+ Sân thể thao cơ bản: 01 sân

+ Bể bơi tập luyện: 01 bể (nếu có)

+ Nhà tập đơn giản: 01 nhà

+ Sân thể thao từng môn: mỗi thôn, làng, ấp, bản 01 sân.

- Định mức đất thể dục – thể thao theo đầu người cấp xã chưa bao gồm  đất thể dục –thể thao trong  trường học: 0,14 – 0,16 m2/người dân.

- Diện tích đất cơ sở thể dục – thể thao của cấp xã chưa bao gồm diện tích đất thể thao nằm trong cơ quan, công viên (đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở đạt trường chuẩn quốc gia đất thể dục thể thao tối thiểu 4m2/học sinh.)
- Đối với đơn vị cấp xã là huyện lỵ phải tính thêm diện tích các công trình thể dục – thể thao nằm trên địa bàn cấp xã với các định mức như sau: Cấp xã đồng bằng là 2,17 – 2,89 m2/người, cấp xã miền núi là 2,89 – 3,61 m2/người (Định mức tăng thêm được tính theo dân số toàn huyện).

- Diện tích đất cơ sở thể dục – thể thao cấp xã tối thiểu từ 1,50 - 2,00 ha.

4.3.2. Diện tích đất cơ sở thể dục - thể thao theo đơn vị hành chính cấp huyện.

- Diện tích đất cơ sở thể dục - thể thao cấp huyện được áp dụng theo Bảng 4.2 - Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao cấp huyện và Bảng 4.6 -  Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao theo công trình cấp huyện.

- Trên địa bàn cấp xã có những công trình sau:

+ Sân vận động: 01 sân

+ Bể bơi tập luyện và thi đấu có khán đài: 01 bể

+ Nhà tập luyện và thi đấu: 01 nhà

+ Hệ thống sân tập ngoài trời: 15 sân

- Định mức đất thể dục – thể thao theo đầu người cấp huyện chưa bao gồm  đất thể dục –thể thao trong trường học: 0,14 – 0,16 m2/người dân.

- Diện tích đất cơ sở thể dục – thể thao của cấp huyện chưa bao gồm diện tích đất thể thao nằm trong cơ quan, công viên (đối với các trường trung học phổ thông đạt trường chuẩn quốc gia đất thể dục thể thao tối thiểu 4m2/học sinh.)
- Đối với đơn vị cấp huyện là tỉnh lỵ phải tính thêm diện tích các công trình thể dục – thể thao cấp tỉnh nằm trên địa bàn cấp huyện với các định mức như sau: tỉnh lỵ đồng bằng là 2,62 – 3,37 m2/người, tỉnh lỵ miền núi là 3,27 – 4,18 m2/người (Định mức tăng thêm được tính theo dân số toàn tỉnh).

- Diện tích đất cơ sở thể dục – thể thao cấp huyện tối thiểu từ 3,00 - 5,00 ha.

4.3.3. Diện tích đất cơ sở thể dục - thể thao theo đơn vị hành chính cấp tỉnh.

- Diện tích đất cơ sở thể dục - thể thao cấp tỉnh được áp dụng theo Bảng 4.3 - Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao cấp tỉnh và Bảng 4.7 - Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao theo công trình cấp tỉnh.

- Các công trình thể dục – thể thao cấp tỉnh bao gồm:

+ Sân vận động trung tâm: 01sân

+ Bể bơi tập luyện và thi đấu: 03 bể 

+ Nhà thi đấu đa môn: 01 nhà

+ Nhà tập luyện và thi đấu từng môn: 02 nhà

+ Hệ thống sân thể thao ngoài trời: 06 sân

+ Trường bắn súng thể thao: 01 trường

+ Cơ sở luyện tập các môn thể thao đặc thù: 01 cơ sở 

- Định mức đất thể dục – thể thao theo đầu người cấp tỉnh chưa bao gồm  đất thể dục –thể thao trong trường học: 0,14 – 0,16 m2/người dân.

- Diện tích đất cơ sở thể dục – thể thao của cấp tỉnh chưa bao gồm diện tích đất thể thao nằm trong cơ quan, công viên đối với các trường đại học đạt  chuẩn quốc gia đất thể dục thể thao tối thiểu 12m2/sinh viên).
- Trên địa bàn cấp tỉnh có các công trình thể dục – thể thao phục vụ cả vùng, khu vực và của các bộ ngành quản lý có trên địa bàn phải tính thêm diện tích của các công trình này.

- Diện tích đất cơ sở thể dục – thể thao cấp tỉnh tối thiểu từ 12,00 - 16,00 ha.

4.3.4. Diện tích đất cơ sở thể dục – thể thao của cả nước

- Diện tích đất cơ sở thể dục – thể thao của cả nước được áp dụng theo bảng 4.4 - Định mức đất cơ sở thể dục – thể thao cả nước.

- Diện tích đất cơ sở thể dục – thể thao của cả nước chưa bao gồm diện tích đất thể thao nằm trong cơ quan, công viên…
4.3.5. Diện tích đất các thể dục – thể thao  tính theo công trình 

Diện tích đất các cơ sở thể dục – thể thao tính theo công trình  được tính theo các bảng:

Bảng 4.5 - Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao theo công trình cấp xã, 

Bảng 4.6 -  Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao theo công trình cấp huyện, 

Bảng 4.7 - Định mức sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao theo công trình cấp tỉnh

Bảng 4.8 - Định mức sử dụng đất các công trình thể dục - thể thao tại các tỉnh, thành phố là trung tâm vùng
4.3.6. Các định mức này được tính cho dân số năm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Phần 5
Định mức sử dụng đất thương nghiệp – dịch vụ

5.1. Những quy định chung

5.1.1. Đất thương nghiệp – dịch vụ là đất được sử dụng để xây dựng các công trình phục vụ cho việc giao dịch, mua bán, trao đổi hàng hoá bao gồm: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng bách hoá, cửa hàng dịch vụ - thương mại khác (nhà hàng ăn uống, giải khát, của hàng công nghệ, lương thực, thực phẩm, cửa hàng dược, cửa hàng xăng dầu, cửa hàng sửa chữa xe đạp, dụng cụ gia đình, đồ điện, cửa hàng sách báo, cửa hàng may mặc….).
5.1.2. Định mức sử dụng đất cơ sở thương nghiệp – dịch vụ được áp dụng trong công tác lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp lãnh thổ: Cả nước, vùng (vùng kinh tế xã hội, vùng kinh tế trọng điểm); cấp tỉnh (Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); cấp huyện (Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh); cấp xã (Xã, phường, thị trấn).

5.1.3. Định mức sử dụng đất cơ sở thương nghiệp – dịch vụ (được tính theo loại công trình và theo các cấp lãnh thổ: Cả nước, vùng, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Chỉ tiêu sử dụng đất được tính theo: m2/người, m2/công trình.

5.1.4. Phân loại các công trình thương nghiệp – dịch vụ theo cấp quản lý 
Các công trình thương nghiệp – dịch vụ thuộc mạng lưới các công trình công cộng và được tổ chức theo 3 cấp:
- Các công trình thương nghiệp  – dịch vụ cấp xã gồm:

Chợ loại III, cửa hàng công nghệ, cửa hàng thương nghiệp – dịch vụ  khác (cửa hàng công nghệ, lương thực, thực phẩm, cửa hàng may mặc….).
- Các công trình thương nghiệp – dịch vụ cấp huyện gồm:

Chợ loại II, siêu thị, cửa hàng bách hoá và cửa hàng thương nghiệp – dịch vụ khác.

- Các công trình thương nghiệp – dịch vụ cấp tỉnh gồm:

Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ loại I.
5.2. Định mức sử dụng đất thương nghiệp – dịch vụ

Bảng 5.1: Định mức sử dụng đất thương nghiệp - dịch vụ cấp xã

           






Đơn vị tính: m2/ người
	Cấp xã các vùng
	Định mức phân theo xã và phường, thị trấn

	
	Xã
	Phường, thị trấn

	Miền núi và Trung du Bắc bộ
	2,46 - 3,28
	3,28 – 4,10

	Đồng bằng Bắc bộ
	1,50 – 1,97
	1,97 – 2,62

	Bắc Trung bộ
	1,97 - 2,62
	2,62 - 3,28

	Duyên hải Nam Trung bộ
	1,97 - 2,62
	2,62 - 3,28

	Tây Nguyên
	2,46 - 3,28
	3,28 – 4,10

	Đông Nam bộ
	1,97 - 2,62
	2,62 - 3,28

	Đồng Bằng sông Cửu Long
	1,50 – 1,97
	1,97 – 2,62

	Bình quân cấp xã cả nước
	1,97 - 2,62
	2,62 - 3,28


Bảng 5.2: Định mức sử dụng đất thương nghiệp - dịch vụ cấp huyện








Đơn vị tính: m2/ người
	STT
	Các huyện thuộc các vùng
	Phân theo khu vực

	
	
	Đồng bằng
	Miền núi 

	1
	Miền núi và Trung du Bắc bộ
	3,54 – 3,62
	4,44 – 4,53

	2
	Đồng bằng Bắc bộ
	2,23 – 2,31
	2,96 – 3,05

	3
	Bắc Trung bộ
	2,88 – 2,96
	3,62 – 3,71

	4
	Duyên hải Nam Trung bộ
	2,88 – 2,96
	3,62 – 3,71

	5
	Tây Nguyên
	3,54 – 3,62
	4,44 – 4,53

	6
	Đông Nam bộ
	2,88 – 2,96
	3,62 – 3,71

	7
	Đồng Bằng sông Cửu Long
	2,23 – 2,31
	2,96 – 3,05

	
	Bình quân cấp huyện cả nước
	2,88 – 2,96
	3,62 – 3,71


Bảng 5.3: Định mức sử dụng đất thương nghiệp - dịch vụ cấp tỉnh







 

Đơn vị tính: m2/ người
	Các tỉnh thuộc vùng
	Diện tích bình quân đầu người (m2)

	Miền núi và Trung du Bắc bộ
	3,63 – 4,62

	Đồng bằng Bắc bộ
	2,28 – 3,10

	Bắc Trung bộ
	2,95 – 3,78

	Duyên hải Nam Trung bộ
	2,95 – 3,78

	Tây Nguyên
	3,63 – 4,62

	Đông Nam bộ
	2,95 – 3,78

	Đồng Bằng sông Cửu Long
	2,28 – 3,10

	Bình quân cấp tỉnh cả nước
	2,95 – 3,78


Bảng 5.4: Định mức sử dụng đất thương nghiệp - dịch vụ
theo loại công trình của xã 
	Tên công trình
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu đất xây dựng 

	Cửa hàng HTX mua bán
	m2/cửa hàng 
	500 - 600

	Chợ loại III
	m2/khu chợ 
	500 - 1.000

	Cửa hàng dịch vụ sinh hoạt
	m2/cửa hàng
	600 - 800


Bảng 5.5: Định mức sử dụng đất các công trình thương nghiệp - dịch vụ
của phường, thị trấn 

	Tên công trình
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu đất xây dựng

	1. Cửa hàng công nghệ phẩm
	m2/cửa hàng
	200 – 300

	2. Các cửa hàng chuyên bán:

- Lương thực, nông sản

- Điện máy

- Vật liệu xây dựng
	m2/chỗ bán

m2/chỗ bán

ha/cửa hàng
	40 – 50

40 – 50

0,1 – 0,2

	3. Hiệu sách
	ha/cửa hàng
	0,1

	4. Cửa hàng thuốc
	ha/cửa hàng
	0,1 - 0,6

	5. Cửa hàng dịch vụ nhỏ: cắt tóc, sửa chữa
	m2/chç
	15 - 20

	6. Cửa hàng ăn uống giải khát
	m2/ghÕ
	10 - 12

	7. Chợ
	ha/khu chợ
	0,5 – 0,8


Bảng 5.6: Định mức sử dụng đất các công trình thương nghiệp - dịch vụ khác

	Vị trí
	Loại công trình
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn cho 1.000 dân
	Chỉ tiêu sử dụng đất

	Tiểu khu và khu nhà ở (70% bố trí ở tiểu khu, 30% bố trí ở khu nhà ở
	Cửa hàng công nghệ phẩm
	chỗ bán
	0,5 - 0,6
	38 - 40 m2/chç

	
	Cửa hàng thực phẩm
	chỗ bán
	0,6 - 0,7
	42 - 45 m2/chç

	
	Cửa hàng rau quả
	chỗ bán
	0,3 - 0,4
	36 - 38 m2/chç

	
	Cửa hàng lương thực
	chỗ bán
	0,2 - 0,3
	150 - 200 m2/chç

	
	CH chất đốt (xăng, dầu)
	chỗ bán
	0,1 - 0,2
	80- 100 m2/chç

	
	Cửa hàng thuốc
	chỗ bán
	0,1 - 0,2
	40 - 50 m2/chç

	
	Cửa hàng ăn uống (bao gồm nhà ăn công cộng)
	chỗ ngồi
	10 - 15
	8 - 12 m2/chç

	
	Cửa hàng cắt, uốn tóc
	chỗ 
	1,0 - 2,0
	10 - 15m2/chç

	
	CH sửa chữa xe đạp, xe máy
	chỗ 
	0,5 -1,0
	15 - 17 m2/chç

	
	CH sửa chữa dụng cụ gia đình
	chỗ 
	0,2 - 0,5
	15 - 17 m2/chç

	
	Cửa hàng may vá quần áo
	máy
	0,2 - 0,5
	12 - 20 m2/chç

	
	Cửa hàng sửa chữa đồ điện
	chỗ 
	0,1 - 0,2
	15 - 17 m2/chç

	
	Cửa hàng giặt là
	chỗ 
	0,1 - 0,2
	15 - 17 m2/chç

	
	Cửa hàng sách báo
	chỗ 
	0,1 - 0,2
	40 - 50 m2/chç

	
	Chợ
	chỗ bán
	1
	0,2 - 0,5 ha/chî

	Khu thành phố và trung tâm đô thị
	BH tổng hợp và chuyên doanh
	chỗ bán
	1,2 -1,5
	38 - 40 m2/chç

	
	Cửa hàng thực phẩm 
	chỗ bán
	0,5 - 0,5
	42 - 45 m2/chç

	
	CH thực phẩm cao cấp, đặc sản
	chỗ bán
	0,2 - 0,3
	36 - 38 m2/chç

	
	CH rau quả cao cấp, đặc sản
	chỗ bán
	0,2 - 0,3
	36 - 38 m2/chç

	
	Cửa hàng sách báo quốc văn
	chỗ bán
	0,1 - 0,15
	0,2 - 0,25 m2/chç

	
	Cửa hàng ăn uống giải khát
	chỗ bán
	7 - 10
	8 - 12 m2/chç

	
	CH sửa chữa xe đạp, xe máy
	chỗ bán
	0,2 - 0,5
	15 - 17 m2/chç

	
	CH sửa chữa dụng cụ gia đình
	chỗ bán
	0,2 - 0,3
	15 - 17 m2/chç

	
	Cửa hàng may mặc
	chỗ bán
	0,5 - 1,0
	15 - 20 m2/chç

	
	Cửa hàng cắt, uốn tóc
	chỗ bán
	0,5 - 1,0
	10 - 12 m2/chç

	
	Cửa hàng dược phẩm
	chỗ bán
	0,1 - 0,2
	20 - 17 m2/chç

	
	Chợ
	chỗ bán
	0,05
	0,8 - 1,5 ha/chî


Bảng 5.7: Tiêu chuẩn diện tích sàn một số công trình thương nghiệp – dịch vụ   
(nằm trong đô thị)

	Loại công trình
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn diện tích sàn

	Cửa hàng công nghệ phẩm
	 m2/chỗ bán
	33 – 35

	Cửa hàng thực phẩm
	 m2/chỗ bán
	30 – 32

	Cửa hàng lương thực
	 m2/chỗ bán
	90 – 100

	Cửa hàng phục vụ sửa chữa
	 m2/chç
	10 – 12

	Nhà ăn công cộng
	 m2/chç
	3,5 - 4,5

	Cửa hàng cắt, uốn tóc
	 m2/chç
	5 –6

	Cửa hàng giặt là
	 m2/chç
	10 –15

	Hiệu thuốc
	 m2/cơ sở
	100 – 150

	Hiệu sách
	 m2/chç
	20 – 25


 Bảng 5.8: Phân loại hệ thống chợ

	Hệ thống chợ
	Số điểm kinh doanh tại chợ
	Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/điểm)
	Ghi chú

	- Chợ loại I
	> 400
	3
	Kiên cố

	- Chợ loại II
	> 200
	3
	Kiên cố hoặc bán kiên cố

	- Chợ loại III
	< 200
	3
	Kiên cố hoặc bán kiên cố


Bảng 5.9: Định mức sử dụng đất thương nghiệp- dịch vụ theo loại công trình
	Tên công trình
	Diện tích xây dựng
	Ghi chú

	
	Diện tích mặt bằng (ha/công trình)
	Diện tích sàn (ha)
	

	1. Trung tâm thương mại
	
	
	

	 + Trung tâm thương mại cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	15 – 20
	2,0 – 10
	

	 + Trung tâm thương mại  khu vực
	5,0 – 10
	0,5 – 1,0
	

	2. Siêu thị
	0,05 – 3,0

0,05 – 2,5
	0,03 – 1,5

0,2 – 1,0
	Đối với khu vực đô thị

Đối với khu vực nông thôn

	3.Chợ kinh doanh tổng hợp
	
	
	

	+ Chợ loại I
	0,50 – 3,50

0,50 – 3,00
	0,35 – 1,5

0,25 – 1,0
	Đối với khu vực đô thị

Đối với khu vực nông thôn

	+ Chợ loại II
	0,25 – 1,50

0,50 – 2,50
	0,15 – 0,7

0,5 – 1,0
	Đối với khu vực đô thị

Đối với khu vực nông thôn

	+ Chợ loại III
	0,10 – 0,29

0,14 – 0,42
	0,05 – 0,20

0,05 – 0,15
	Đối với khu vực đô thị

Đối với khu vực nông thôn

	4. Chợ đầu mối
	8,0 - 20,0
	4,0 - 8,50
	

	5. Cửa hàng thương mại – dịch vụ
	0,04 – 0,1

0,08 – 0,2
	0,02 – 0,05

0,02 – 0,1
	Đối với khu vực đô thị

Đối với khu vực nông thôn


5.3. Hướng dẫn áp dụng

5.3.1. Diện tích đất thương nghiệp - dịch vụ theo đơn vị hành chính cấp xã.

- Diện tích đất thương nghiệp - dịch vụ cấp xã được áp dụng theo Bảng 5.1 Định mức sử dụng đất thương nghiệp - dịch vụ cấp xã và bảng 5.4 -Định mức sử dụng đất thương nghiệp - dịch vụ theo loại công trình của xã và bảng 5.5 - Định mức sử dụng đất các công trình thương mại - dịch vụ  của  phường, thị trấn.

+ Trên địa bàn xã bao gồm các công trình sau:

Cửa hàng HTX mua bán: 01 cửa hàng.

Chợ loại III: 01 chợ.

Cửa hàng dịch vụ sinh hoạt: 02 cửa hàng.

+ Trên địa bàn phường, thị trấn bao gồm các công trình sau:
Cửa hàng công nghệ phẩm: 01 cửa hàng

Các cửa hàng chuyên bán (Lương thực, nông sản; điện máy; vật liệu xây dựng) : 03 cửa hàng.

Hiệu sách: 01 hiệu.
Cửa hàng thuốc: 01 cửa hàng
Cửa hàng dịch vụ nhỏ (cắt tóc, sửa chữa): 02 cửa hàng.
Cửa hàng ăn uống giải khát: 01 cửa hàng.
Chợ: 01 chợ

- Đối với đơn vị cấp xã là huyện lỵ phải tính thêm diện tích các công trình thương nghiệp – dịch vụ nằm trên địa bàn cấp xã với các định mức như sau: huyện lỵ đồng bằng là 0,26 – 0,34 m2/người, huyện lỵ miền núi là 0,34 – 0,43 m2/người (Định mức tăng thêm được tính theo dân số toàn huyện).
5.3.2. Diện tích đất thương nghiệp - dịch vụ theo đơn vị hành chính cấp huyện.

- Diện tích đất thương nghiệp - dịch vụ cấp huyện được áp dụng theo Bảng 5.2 - Định mức sử dụng đất thương nghiệp - dịch vụ cấp huyện và các bảng 5.6 Định mức sử dụng đất các công trình thương nghiệp - dịch vụ khác, bảng 5.7 - Tiêu chuẩn diện tích sàn một số công trình thương nghiệp – dịch vụ (nằm trong đô thị), bảng 5.8 - Phân loại hệ thống chợ và bảng 5.9 - Định mức sử dụng đất thương nghiệp- dịch vụ theo loại công trình
- Đối với đơn vị cấp huyện là tỉnh lỵ phải tính thêm diện tích các công trình thương nghiệp – dịch vụ nằm trên địa bàn cấp huyện với các định mức như sau: tỉnh lỵ đồng bằng là 0,05 – 0,07 m2/người, tỉnh lỵ miền núi là 0,07– 0,09 m2/người (Định mức tăng thêm được tính theo dân số toàn tỉnh).

5.3.3. Diện tích đất thương nghiệp - dịch vụ theo đơn vị hành chính cấp tỉnh.

- Diện tích đất thương nghiệp- dịch vụ cấp tỉnh được áp dụng theo Bảng 5.3 Định mức sử dụng đất thương nghiệp - dịch vụ cấp tỉnh và các bảng 5.6 Định mức sử dụng đất các công trình thương nghiệp - dịch vụ khác, bảng 5.7 - Tiêu chuẩn diện tích sàn một số công trình thương nghiệp – dịch vụ (nằm trong đô thị), bảng 5.8 - Phân loại hệ thống chợ và bảng 5.9 - Định mức sử dụng đất thương nghiệp- dịch vụ theo loại công trình 
Trên địa bàn cấp tỉnh nếu có các công trình thương nghiệp - dịch vụ phục vụ chung cho cả vùng và khu vực phải tính thêm diện tích các công trình này.
5.3.4. Diện tích đất thương nghiệp - dịch vụ tính theo công trình.
Diện tích đất thương nghiệp - dịch vụ tính theo công trình được áp dụng theo các bảng: 

Bảng 5.4 - Định mức sử dụng đất thương nghiệp - dịch vụ theo loại công trình của xã.

 Bảng 5.5 - Định mức sử dụng đất các công trình thương mại - dịch vụ  của  phường, thị trấn.

Bảng 5.6 - Định mức sử dụng đất các công trình thương nghiệp - dịch vụ khác, 
Bảng 5.7 - Tiêu chuẩn diện tích sàn một số công trình thương nghiệp – dịch vụ (nằm trong đô thị), 
Bảng 5.8 - Phân loại hệ thống chợ 
Bảng 5.9 - Định mức sử dụng đất thương nghiệp- dịch vụ theo loại công trình
5.3.5. Các định mức này được tính cho dân số năm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Phần 6
Định mức sử dụng đất giao thông vận tải

6.1. Quy Định chung

6.1.1. Đất giao thông là đất sử dụng vào mục đích xây dựng đường giao thông, cầu cống, vỉa hè, cảng đường thuỷ, bến phà, bến ô tô, bãi đỗ xe, ga đường sắt, cảng hàng không; bao gồm đất giao thông không kinh doanh và đất giao thông có kinh doanh.

6.1.2. Định mức sử dụng đất giao thông vận tải được áp dụng để lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp lãnh thổ: Cả nước; vùng (vùng kinh tế xã hội, vùng kinh tế trọng điểm); cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh); cấp xã (xã, phường, thị trấn).

6.1.3. Định mức sử dụng đất giao thông vận tải được xây dựng cho tất cả các loại hình giao thông vận tải có sử dụng đất: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, cảng hàng không,…Trong mỗi loại hình giao thông vận tải được xây dựng định mức sử dụng đất cho từng đối tượng cụ thể.

- Định mức sử dụng đất giao thông vận tải đường bộ

+ Định mức sử dụng đất đường cao tốc: ha/km

+ Định mức sử dụng đất đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện: ha/km

+ Định mức sử dụng đất đường giao thông nông thôn: ha/km

+ Định mức sử dụng đất bến xe: ha

- Định mức sử dụng đất giao thông vận tải đường sắt

+ Định mức sử dụng đất đường sắt khổ 1.000 mm: ha/km

+ Định mức sử dụng đất đường sắt khổ 1.435 mm: ha/km

+ Định mức sử dụng đất đường sắt đôi: ha/km

+ Định mức sử dụng đất ga đường sắt: ha

- Định mức sử dụng đất cảng biển: ha

- Định mức sử dụng đất cảng sông: ha

- Định mức sử dụng đất cảng hàng không dân dụng

+ Định mức sử dụng đất sân bay quốc tế: ha

+ Định mức sử dụng đất sân bay nội địa: ha

6.1.4. Đối với các công trình giao thông vận tải đặc thù nhu cầu diện tích đất được xác định cụ thể trong luận chứng kinh tế kỹ thuật.

6.2. Định mức sử dụng đất giao thông vận tải

6.2.1. Định mức sử dụng đất giao thông vận tải đường bộ


Bảng 6.1: Định mức sử dụng đất đường cao tốc

	Cấu tạo dải phân cách
	Cấp đường
	Làn xe
	Nền đường (m)
	Diện tích (ha/km)

	
	
	
	
	Vùng núi
	Trung du,

 Đồng bằng

	
	
	
	
	Nền đào 5 m /01 bên
	Nền đào 5 m/ 02 bên
	Nền không đào không đắp
	Nền đắp 01 m

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Có lớp phủ
	80
	4
	24,5
	3,325

(3,20)
	4,20

(3,95)
	2,45
	3,25

	Không bố trí trụ công trình
	
	6
	32,0
	4,075

(3,95)
	4,95

(4,70)
	3,20
	4,00

	
	
	8
	39,5
	-
	-
	3,95
	4,75

	
	100
	4
	25,0
	-
	-
	2,50
	3,30

	
	
	6
	32,5
	-
	-
	3,25
	4,05

	
	
	8
	39,5
	-
	-
	3,95
	4,75

	
	120
	4
	26,0
	
	
	2,60
	3,40

	
	
	6
	33,5
	
	
	3,35
	4,15

	
	
	8
	41,0
	
	
	4,10
	4,90

	2. Có lớp phủ
	80
	4
	25,5
	3,425

(3,30)
	4,30

(4,05)
	2,55
	3,35

	Có bố trí trụ công trình
	
	6
	33,0
	4,175

(3,95)
	5,05

(4,50)
	3,30
	4,10

	
	
	8
	40,5
	
	
	4,05
	4,85

	
	100
	4
	26,0
	
	
	2,60
	3,40

	
	
	6
	33,5
	
	
	3,35
	4,15

	
	
	8
	41,0
	
	
	4,10
	49,00

	
	120
	4
	26,5
	
	
	2,65
	3,45

	
	
	6
	34,0
	
	
	3,40
	4,20

	
	
	8
	41,5
	
	
	4,15
	49,50

	3. Không có lớp phủ
	80
	4
	27,0
	3,575

(3,575)
	4,45

(4,20)
	2,70
	3,50

	
	
	6
	34,5
	4,025

(4,20)
	5,20

(4,95)
	3,45
	4,25

	
	
	8
	42,0
	-
	-
	4,20
	5,00

	
	100
	4
	27,5
	-
	-
	2,75
	35,5

	
	
	6
	35,0
	
	
	3,50
	43,0

	
	
	8
	42,5
	
	
	4,25
	50,5

	
	120
	4
	28,0
	
	
	2,80
	3,60

	
	
	6
	35,5
	
	
	3,55
	43,5

	
	
	8
	43,0
	
	
	4,30
	5,10


Bảng 6.2: Định mức sử dụng đất đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện
	  
Cấp đường
	Số làn xe
	Nền đường (m)
	Diện tích (ha/km)

	
	
	
	Vùng núi
	Đồng bằng

	
	
	
	Nền đào 5m 1 bên
	Nền đào 5m        2 bên
	Nền đắp cao 1m
	Nền không đào, không đắp

	Đường cấp I
	4
	
	
	
	
	

	Không có đường xe thô sơ
	
	26
	3,10
	3,6
	2,9
	2,6

	Có đường xe thô sơ
	
	33
	3,80
	4,30
	3,60
	3,30

	Có ít xe thô sơ, đất đai hạn chế
	
	22,5
	2,75
	3,25
	2,55
	2,25

	Đường cấp II
	2
	
	
	
	
	

	Không có đường xe thô sơ
	
	13,5
	1,85
	2,35
	1,65
	1,35

	Có đường xe thô sơ
	
	21,5
	2,65
	3,15
	2.45
	2,15

	Có ít xe thô sơ, đất đai hạn chế
	
	13-13,5
	1,80
	2,30
	1,65
	1,35

	Đường cấp III
	2
	
	
	
	
	

	Địa hình đồng bằng
	
	12
	
	
	1,5
	1,2

	Địa hình miền núi
	
	9
	1,40
	1,90
	
	

	Đường cấp IV
	2
	
	
	
	
	

	Địa hình đồng bằng
	
	9
	
	
	1,20
	0,90

	Địa hình miền núi
	
	7,5
	1,25
	1,75
	
	

	Đường cấp V
	1
	6,5
	1,15
	1,65
	0,95
	0,60

	Đường cấp VI
	1
	6
	1,10
	1,60
	0,90
	0,60


Bảng 6.3: Định mức sử dụng đất đường giao thông nông thôn
	TT
	Cấp đường
	Phạm vi sử dụng đất (m)
	Diện
tích
đất
(ha/km)

	
	
	Tổng
số
	Trong đó
	

	
	
	
	Bề rộng
mặt nền đường
	Bề rộng nền taluy
	

	1
	Nền đắp
	
	
	
	

	
	Loại A
	8,0
	5,0
	3,0
	0,8

	
	Loại B
	7,0
	4,0
	3,0
	0,7

	2
	Nền đào

01 bên
	
	
	
	

	
	Loại A
	8,0
	5,0
	3,0
	0,8

	
	Loại B
	7,0
	4,0
	3,0
	0,7

	3
	Nền đào

02 bên
	
	
	
	

	
	Loại A
	11,0
	5,0
	6,0
	1,1

	
	Loại B
	10,0
	4,0
	6,0
	1,0

	4
	Nền không đào, không đắp
	
	
	
	

	
	Loại A
	
	5,0
	
	0,5

	
	Loại B
	
	4,0
	
	0,4


Bảng 6.4: Định mức sử dụng đất bến xe

	TT
	Loại bến
	Quy mô     

    (số xe)
	Diện tích        (ha)

	1
	Bến xe tải
	100
	0,8

	
	
	200
	1,6

	2
	Bến xe khách
	25
	0,2

	
	
	40
	0,3

	
	
	50
	0,4

	
	
	100
	0,8


Ghi chú: Định mức sử dụng đất giao thông vận tải chưa tính phần đất giao thông tĩnh.

6.2.2. Định mức sử dụng đất đường sắt

Bảng 6.5:  Định mức sử dụng đất đường sắt khổ 1.000 mm

	TT
	Nền đường
	Phạm vi sử dụng đất (m)
	Diện tích đất (ha/km)

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Bề rộng mặt nền đường
	Bề rộng nền taluy
	

	1
	Nền đắp
	8,5
	5,0
	3,5
	0,85

	2
	Nền đào 1 bên 
	12,5
	5,0
	7,5
	1,25

	3
	Nền đào 2 bên
	20
	5,0
	15
	2,00

	4
	Nền không đào, không đắp
	5,0
	5.0
	
	0,5


Bảng 6.6: Định mức sử dụng đất đường sắt khổ 1.435 mm
	TT
	Nền đường
	Phạm vi sử dụng đất (m)
	Diện tích đất (ha/km)

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Bề rộng mặt nền đường
	Bề rộng nền taluy
	

	1
	Nền đắp cao 1m
	9,7
	6,2
	3,5
	0,97

	2
	Nền đào 1 bên
	13,7
	6,2
	7,5
	1,73

	3
	Nền đào 2 bên
	21,2
	6,2
	15
	2,12

	4
	Nền không đào, không đắp
	6,2
	6,2
	
	0,62


Bảng 6.7: Định mức sử dụng đất đường sắt đôi
	TT
	Cấp đường
	Phạm vi sử dụng đất (m)
	Diện tích đất (ha/km)

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Bề rộng mặt nền đường
	Bề rộng nền taluy
	

	Đường sắt đôi khổ 1.000 mm
	
	
	
	

	1
	Nền đắp
	12,7
	9,2
	3,5
	1,27

	2
	Nền đào 1 bên
	16,7
	9,2
	7,50
	      1,70

	2
	Nền đào 2 bên
	24,2
	9,2
	15,0
	2,4

	3
	Nền không đào, không đắp          
	9,2
	9,2
	
	0,92

	Đường sắt đôi khổ 1.435 mm
	
	
	
	

	1
	Nền đắp
	13,9
	10,4
	3,5
	1,39

	2
	Nền đào 1 bên
	17,9
	10,4
	7,5
	1,79

	2
	Nền đào 2 bên
	25,4
	10,4
	15,0
	2,54

	3
	Nền không đào, không đắp
	10,4
	10,4
	
	1,04


Bảng 6.8: Định mức sử dụng đất ga đường sắt
	Loại ga
	Kiểu bố trí đường đón tiễn
	Chiều dài   ga (m)
	Chiều rộng ga (m)
	Diện tích (ha)

	1. Theo tính chất
	
	
	

	- Ga nhường tránh
	Xếp dọc

Nửa xếp dọc

Xếp ngang
	1.500 - 2.300

1.300 - 1.700

900 - 1.300
	50 - 100

50 - 100

50 - 100
	23

17

13

	- Ga trung gian
	Xếp dọc

Nửa xếp dọc

Xếp ngang
	1.850 - 2.650

1.450 - 1.850

1.000 - 1.500
	100 - 150

100 - 1.500

100 - 1.500
	39,75

227,5

225

	- Ga khu đoạn 
	Xếp dọc

Nửa xếp dọc

Xếp ngang
	2.220 - 3.000

1.900 - 2.350

1.450 - 1.850
	250 - 300

250 - 300

300 - 350
	90

70,5

64,75

	2. Chức năng vận chuyển
	
	
	

	- Ga hàng hóa, hành khách
	
	500 - 800
	100 - 300
	24

	- Ga cụt
	
	1.000 - 1.200
	200 - 300
	36

	- Ga thông qua
	
	1.400 - 1.600
	100 - 200
	32

	3. Kỹ thuật lập tàu 
	
	
	

	Lập tàu hàng
	
	
	
	

	- 1 hướng
	Nối tiếp
	4.000 - 5.000
	200 - 300
	150

	
	Hỗn hợp
	2.700 - 3.000
	250 - 350
	105

	- 2 hướng
	Song song
	2.200 - 6.000
	300 - 400
	104

	
	Nối tiếp
	2.400 - 2.700
	700 - 900
	243

	Lập tàu khách
	
	1.000 - 2.000
	3.000
	600


6.2.3. Định mức sử dụng đất giao thông vận tải đường biển

Bảng 6.9: Định mức sử dụng đất cảng biển

	TT
	Hạng mục
	Quy mô (1000 tấn/năm)
	Năng suất (tấn/năm/1m dài bến)
	Tổng chiều   dài bến 

(m)
	Chiều rộng cảng (m)
	Diện tích

 (ha)

	
	
	
	Pa1
	Pa2
	Pa1
	Pa2
	
	Pa1
	Pa2

	I
	Cảng hàng hóa
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cảng tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tàu > 5 vạn DWT
	40.000
	
	3.500
	4.500
	11.430
	8.890
	500
	572
	445

	
	
	35.000
	
	3.500
	4.500
	10.000
	7.778
	500
	500
	389

	
	Tàu 3 - 5 vạn DWT
	30.000
	
	3.000
	4.000
	10.000
	7.500
	500
	500
	375

	
	
	25.000
	
	3.000
	4.000
	8.334
	6.250
	500
	417
	312

	
	
	20.000
	
	3.000
	4.000
	667
	5.000
	500
	334
	250

	
	Tàu 2 - 3 vạn DWT
	15.000
	
	2.500
	3.500
	6.000
	4.286
	450
	270
	193

	
	
	10.000
	
	2.500
	3.500
	4.000
	2.857
	450
	180
	129

	
	
	8.000
	
	2.500
	3.500
	3.200
	2.286
	450
	144
	103

	
	Tàu 1 - 2 vạn DWT
	5.000
	
	2.000
	3.000
	2.500
	1.667
	400
	100
	67

	
	
	≤ 2.000
	
	2.000
	3.000
	1.000
	6.670
	400
	40
	27

	2
	Cảng chuyên dụng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cảng chuyên dụng than
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tàu 3 - 5 vạn DWT 
	6.000
	
	8.000
	10.000
	750
	600
	800
	60
	48

	
	
	4.000
	
	8.000
	10.000
	500
	400
	800
	40
	32

	
	        Tàu 1 - 2 vạn DWT
	2.000
	
	6.000
	8.000
	334
	250
	600
	20
	15

	
	Tàu 500 DWT
	≤ 500
	
	4.000
	5.000
	125
	100
	600
	7,5
	6,0

	
	Cảng chuyên dụng xi măng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.000
	
	5.000
	8.000
	800
	500
	500
	40
	25

	
	
	3.000
	
	5.000
	8.000
	600
	375
	500
	30
	19

	
	
	2.000
	
	5.000
	8.000
	400
	250
	500
	20
	13

	
	
	1.000
	
	5.000
	8.000
	200
	125
	500
	10
	6

	
	Cảng chuyên dụng lương thực
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.000
	
	4.000
	5.000
	1000
	800
	500
	50
	40

	
	
	3.000
	
	4.000
	5.000
	750
	600
	500
	38
	30

	
	
	2.000
	
	3.000
	4.000
	667
	500
	500
	33
	25

	
	
	1.000
	
	3.000
	4.000
	334
	250
	500
	17
	13

	
	Cảng chuyên dụng xăng dầu (thực phẩm)
	
	
	
	

	
	
	5.000
	
	10.000
	12.000
	500
	416
	1.000
	50
	42

	
	
	3.000
	
	8.000
	10.000
	375
	300
	800
	30
	24

	
	
	2.000
	
	6.000
	8.000
	334
	250
	600
	20
	15

	3
	Cảng container
	Diện tích chiếm đất bằng 0,8 cảng tổng hợp có cùng quy mô tấn thông qua.

	
	Quy mô (khách/năm)


	Diện tích
(Ha)
	Ghi chú

	II
	Cảng hành khách
	50.000
	
	1
	Gồm: Khu nhà ăn, vệ sinh, văn phòng điều hành, giao thông nội bộ.

	
	
	100.000
	
	2
	

	
	
	150.000
	
	3
	

	
	
	200.000
	
	4
	


6.2.4. Định mức sử dụng đất giao thông vận tải đường sông

Bảng 6.10: Định mức sử dụng đất cảng sông
	Hạng mục
	Quy mô 

(tÊn/n¨m)
	Năng suất (tấn/năm/

1 m dài bến)
	Tổng chiều dài bến (m)
	Chiều rộng cảng (m)
	Diện tích 

(ha)

	
	
	Pa1
	Pa2
	Pa1
	Pa2
	
	Pa1
	Pa2

	Cảng tổng hợp
	3.000.000
	2.500
	3.000
	1.200
	1.000
	400
	48
	40

	
	2.500.000
	2.500
	3.000
	1.000
	834
	400
	40
	34

	
	2.000.000
	2.500
	3.000
	800
	667
	400
	32
	27

	
	1.500.000
	2.000
	2.500
	750
	600
	350
	26
	21

	
	1.000.000
	2.000
	2.500
	500
	400
	350
	18
	14

	
	500.000
	1.800
	2.000
	278
	250
	300
	10
	9

	
	300.000
	1.800
	2.000
	167
	150
	300
	5,0
	4,5

	
	≥ 200.000
	800
	2.000
	110
	100
	300
	3,3
	3,0

	Cảng chuyên dụng 

(lương thực)
	1.000.000
	2.500
	3.000
	400
	334
	350
	14
	12

	
	500.000
	2.000
	2.500
	250
	200
	350
	9
	7

	
	300.000
	2.000
	2.500
	150
	120
	350
	5,3
	4,2

	
	≥ 200.000
	2.000
	2.500
	100
	80
	350
	3,5
	3,0


6.2.5. Định mức sử dụng đất cảng hàng không dân dụng

Bảng 6.11: Định mức sử dụng đất cảng hàng không dân dụng
	Hạng mục
	Quy mô
	Cấp
kỹ thuật
	Diện
tích đất (ha)

	
	Hành khách (103người)
	Hàng hóa (tấn)
	
	

	Sân bay quốc tế
	
	
	
	

	
	9.000
	174.700
	4E
	815

	
	4.000
	14.480
	4E
	829

	
	7.000
	80.000
	4E
	815

	Sân bay nội địa
	
	
	
	

	Một số sân bay lớn và trung bình
	140
	2.920
	4E
	508

	
	310
	80
	4D
	430

	
	279
	55
	4D
	500

	
	119
	590
	3D
	350

	
	112
	68
	3D
	459

	
	78
	490
	3C
	200

	
	55
	500
	3C
	200

	
	43
	24
	3D
	250

	
	33
	141
	3C
	200

	
	30
	100
	3D
	400

	
	22
	125
	3C
	250

	
	17
	41
	3D
	250

	Các sân bay nhỏ
	
	
	
	< 200


6.3. Hướng dẫn áp dụng định mức

6.3.1.  Để tính diện tích đất giao thông vận tải năm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải xác định được chiều dài tuyến đường, cấp loại đường, loại và quy mô công trình…

6.3.2. Diện tích hành lang an toàn giao thông không tổng hợp vào đất giao thông vận tải.
6.3.3. Để xác định diện tích đất giao thông giao thông đường bộ áp dụng các bảng sau:
- Bảng 6.1: Định mức sử dụng đất đường cao tốc:

+ Giá trị trong ngoặc (…) áp dụng cho trường hợp địa hình khó khăn  hoặc hạn chế về diện tích đất.

+ Diện tích đất được tính trong trường hợp chiều cao đắp trung bình 1m và độ dốc mái taluy 1/4; Chiều sâu đào trung bình 5m và độ dốc mái taluy 1/1,75 ; vùng địa hình khó khăn hoặc hạn chế về diện tích đất độ dốc mái ta luy là 1/1,5 (chưa tính đến loại đất, đá… đào hoặc đắp). Căn cứ vào địa hình xác định chiều cao nền đắp, chiều sâu nền đào để tính chiều rộng của mái taluy. 

Chiều rộng mái taluy được xác định như sau:

	Chiều cao đắp hoặc chiều sâu đào (m)
	Mái dốc nền đắp
	Mái dốc nền đào
	Các giá trị trong ngoặc áp dụng cho truờng hợp địa hình khó khăn hoặc hạn chế về diện tích đất cho phép

	Dưới 1,2
	1:4 (1:3)
	1:3
	

	1,2 – 3,0
	1:3 (1:2)
	1:2,5
	

	3,0 – 4,5
	1:2,5 (1:1,75)
	1: 2 (1:1,5)
	

	4,5 – 6,0
	1:2 (1:1,5)
	1:1,75 (1:1,5)
	

	Trên 6,0
	1:2 (1:1,5)
	1:1,5
	


- Bảng 6.2: Định mức sử dụng đất đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện 

+ Diện tích đất được tính trong trường hợp chiều cao đắp trung bình 1m và độ dốc mái taluy 1/1,5; Chiều sâu đào trung bình 5m và độ dốc mái taluy 1/1 (chưa tính đến loại đất, đá… đào hoặc đắp). Căn cứ vào địa hình xác định chiều cao nền đắp, chiều sâu nền đào để tính chiều rộng của mái taluy. Chiều rộng mái taluy được xác định như sau:

Chiều rộng mái taluy nền đắp

	Loại đất đá
	Chiều cao mái dốc nền đắp   dưới 6 m
	Chiều cao mái dốc nền đắp từ
6 m - 12 m

	Các loại đá phong hoá nhẹ
	1:1 - 1:1,3
	1:1,3 - 1:1,5

	Đá tảng, đá dăm, đá cuội; Sạn, sỏi; Cát lẫn sạn sỏi, xỉ quặng
	1:1,5
	1;1,3 - 1:1,5

	Cát nhỏ, cát bột, cát pha; đất sét, đất bột
	1:1,5 - 1:1,75
	1:1,75


Chiều rộng mái taluy nền đào

	Loại đất đá
	Chiều cao mái dốc nền đào 
(m)
	Độ dốc lớn nhất của mái dốc
(m)

	Đá cứng
	
	

	- Đá phong hoá nhẹ (nứt, nẻ)
	16
	1:0,2

	- Đá dễ phong hoá
	16
	1:0,5 - 1:1,5

	Các loại đá bị phong hoá mạnh
	6
	1:0,1

	Đá rời rạc
	6 – 12
	1:1,5

	Đất cát, các loại sét ở trạng thái cứng, nửa cứng, dẻo chặt
	12
	1:1,5


- Bảng 6.3: Định mức sử dụng đất đường giao thông nông thôn:

+ Diện tích đất được tính trong trường hợp chiều cao đắp trung bình 1m và độ dốc mái taluy 1/1,5; Chiều sâu đào trung bình 3 m và độ dốc mái taluy 1/1. Căn cứ vào địa hình xác định chiều cao nền đắp, chiều sâu nền đào để tính chiều rộng của mái taluy. 

Chiều rộng mái taluy được xác định như sau:

	Loại đất
	Trị số mái dốc

	Đất nền đắp
	

	Đất sét
	1:1,5

	Cát
	1:1,75

	Xếp đá
	1:0,5 - 1:0,75

	Đất nền đào
	

	Đất sét
	1: 0,75 - 1:1

	Đất mềm
	1:0,75

	Đá cứng
	1:0,25 - 1:0,5


+ Hành lang an toàn giao thông đường cao tốc 20 m/bên; đường ô tô cấp 80 20 m/bên; đường ô tô cấp 60 cho 2 làn xe 15m/bên; cấp 60 cho 4 làn xe trở lên 20 m/bên; đường ô tô cấp 40, cấp 20 là 10m/bên; đường nông thôn loại A: 5 m/bên, loại B: 4 m/bên.

- Bảng 6.4: Định mức sử dụng đất bến xe
6.3.4. Đất giao thông vận tải đường sắt được áp dụng theo các bảng:
- Bảng 6.5: Định mức sử dụng đất đường sắt khổ 1.000 mm.

Diện tích đất được tính trong trường hợp chiều cao đắp trung bình 1 m và độ dốc mái taluy 1/1,75, đất sét, chiều sâu đào trung bình 5 m và độ dốc mái taluy 1/1,5 đất sét, chiều rộng mặt đá ba lát 2,1m. Căn cứ vào địa hình xác định chiều cao nền đắp, chiều sâu nền đào để tính chiều rộng của mái taluy.

- Bảng 6.6: Định mức sử dụng đất đường sắt khổ 1.435 mm:

Diện tích đất được tính trong trường hợp chiều cao đắp trung bình 1 m và độ dốc mái taluy 1/1,75, đất sét, chiều sâu đào trung bình 5 m và độ dốc mái taluy 1/1,5 đất sét, chiều rộng mặt đá ba lát 2,9 m. Căn cứ vào địa hình xác định chiều cao nền đắp, chiều sâu nền đào để tính chiều rộng của mái taluy.

- Hành lang an toàn giao thông đường sắt đơn với nền đường đào hoặc nền đắp 5m/bên, nền không đào, không đắp 4,6 m/bên.

- Bảng 6.7: Định mức sử dụng đất đường sắt đôi:

+ Diện tích đất được tính trong trường hợp chiều cao đắp trung bình 1m và độ dốc mái taluy 1/1,75, đất sét, chiều sâu đào trung bình 5 m và độ dốc mái taluy 1/1,5 đất sét, chiều rộng mặt đá ba lát đối với đường khổ 1000 mm là 2,1 m, đối với đường khổ 1.435 là 2,9 m. Căn cứ vào địa hình xác định chiều cao nền đắp, chiều sâu nền đào để tính chiều rộng của mái taluy.

+ Hành lang an toàn đường sắt đôi với nền đào hoặc đắp là 5 m mỗi bên; Nền không đào hoặc không đắp với đường sắt đôi khổ 1000 mm là 4,2 m/bên, đường sắt đôi khổ 1435 mm là 4,6 m/bên.

- Bảng 6.8: Định mức sử dụng đất ga đường sắt

6.3.5. Đất giao thông vận tải đường biển áp dụng theo Bảng 6.9: Định mức sử dụng đất cảng biển.

6.3.6. Đất giao thông vận tải đường sông áp dụng theo Bảng 6.10: Định mức sử dụng đất cảng sông.

6.3.7. Đất giao thông vận tải cảng hàng không dân dụng áp dụng theo Bảng 6.11: Định mức sử dụng đất cảng hàng không dân dụng.

Phần 7
Định mức sử dụng đất thuỷ lợi

7.1. Quy định chung

7.1.1. Đất thuỷ lợi là đất sử dụng vào mục đích xây dựng hệ thống dẫn nước phục vụ cấp nước, thoát nước, tưới nước, tiêu nước và các công trình thuỷ lợi đầu mối, đê, đập thuỷ lợi; bao gồm đất thuỷ lợi không kinh doanh và đất thuỷ lợi có kinh doanh.

7.1.2. Định mức sử dụng đất thuỷ lợi áp dụng trong công tác lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp lãnh thổ: cả nước; vùng (vùng kinh tế xã hội, vùng kinh tế trọng điểm); cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh); cấp xã (xã, phường, thị trấn).

7.1.3. Đất thuỷ lợi bao gồm:

- Đất xây dựng đê, gồm: đê sông, đê biển, đê quai, bờ bao.

- Đất xây dựng kênh mương dẫn nước: kênh chính, kênh nhánh và kênh nội đồng.

- Đất xây dựng trạm bơm nước (tưới, tiêu) phục vụ sản xuất nông nghiệp

7.1.4. Định mức sử dụng đất thuỷ lợi cho từng loại hình trên từng vùng lãnh thổ được tính như sau:

- Đê sông, đê biển, đê quai, bờ bao: ha/km. 

- Kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp: % hoặc ha /diện tích được tưới tiêu. 
-Trạm bơm nước phục vụ sản xuất nông nghịêp: m2/diện tích được tưới tiêu hoặc theo quy mô công trình.
7.1.5. Trong trường hợp đất thuỷ lợi có kết hợp sử dụng cho nhiều mục đích (giao thông, nuôi trồng thuỷ sản…) thì các mục đích khác không tính trong định mức này.

7.2. Định mức sử dụng đất thuỷ lợi

Bảng 7.1: Định mức sử dụng đất cho 1 km đê sông, đê biển các cấp

	Cấp đê


	Chiều cao đê

(m)
	Chiều rộng mặt đê

(m)
	Nền ta luy phía sông

(m)
	Nền ta luy phía nội đồng

(m)
	Chiều rộng chân đê(m)
	Diện tích

chiếm

đất

1km đê

(ha)

	I
	5
	5
	10
	15
	30
	3.0

	
	6
	5
	12
	18
	35
	3,5

	
	6
	6
	12
	18
	36
	3,6

	II
	5
	5
	10
	15
	30
	3,0

	
	5
	6
	10
	15
	31
	3,1

	III
	4
	4
	8
	12
	24
	2,4

	
	5
	4
	10
	15
	29
	2,9

	IV
	3
	3
	6
	9
	18
	1,8

	
	4
	4
	8
	12
	24
	2,4

	V
	3
	2
	6
	9
	17
	1,7

	
	3
	3
	6
	9
	18
	1,8


Bảng 7.2: Định mức sử dụng đất cho 1 km đê bao, đê quai các cấp

	Cấp đê


	Chiều cao đê

(m)
	Chiều rộng mặtđê

(m)
	Nền ta luy phía sông

(biển)

(m)
	Nền ta luy phía nội đồng

(m)
	Chiều rộng chân đê(m)
	Diện tích chiếm đất 1km đê(ha)

	  - Đê Bao
	
	
	
	
	
	

	Cấp III
	4


	4


	8


	12


	24


	2,4



	
	5


	4
	10
	15
	29
	2,9

	Cấp IV
	3


	3
	6
	9
	18
	1,8

	
	4
	4
	8
	12
	24
	2,4

	Cấp V
	3


	2
	6
	9
	17
	1,7

	
	3
	3
	6
	9
	18
	1,8

	- Đê quai ven biển
	
	
	
	
	
	

	Cấp IV


	3


	3


	6


	9


	18


	1,8



	
	4
	3
	8
	12
	23
	2,3

	Cấp V
	3
	2
	6
	9
	17
	1,7

	
	3
	3
	6
	9
	18
	1,8

	 - Đê quai ven sông
	
	
	
	
	
	

	 Cấp  V
	3
	2
	6
	6
	17
	1,7

	
	3
	3
	6
	9
	18
	1,8


Bảng 7.3: Định mức sử dụng đất kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp



                        Đơn vị: %/diện tích được tưới tiêu

	Vùng
	Bình quân chung
	Quy mô vùng tưới tiêu (ha)

	
	
	>150.000
	>60.000 – 150.000
	>15.000 -  

60.000
	1.000  

 - 

1.5000
	<1.000

	Tây Bắc
	4,92
	4,53
	4,68
	4,92
	5,12
	5,27

	Đông Bắc
	4,92
	4,53
	4,68
	4,92
	5,12
	5,27

	Đồng bằng Bắc bộ
	4,54
	4,18
	4,32
	4,54
	4,72
	4,86

	Bắc Trung Bộ
	4,07
	3,74
	3,87
	4,07
	3,23
	5,27

	Duyên hải Nam  Trung Bộ
	4,14
	3,80
	3,94
	4,14
	4,30
	4,43

	Tây Nguyên
	4,93
	4,54
	4,69
	4,93
	5,13
	5,28

	Đông Nam Bộ
	4,41
	4,06
	4,19
	4,41
	4,59
	4,72

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4,04
	3,72
	3,84
	4,04
	4,68
	4,76


Bảng 7.4: Định mức sử dụng đất kênh nội đồng tưới tiêu 
phục vụ sản xuất nông nghiệp



                        Đơn vị: %/diện tích được tưới tiêu

	Vùng
	Quy mô vùng tưới tiêu (ha)

	
	>150.000
	>60.000 - 150.000
	>15.000 - 60.000
	1.000-1.5000
	<1.000

	Tây Bắc
	1,45
	1,53
	1,57
	1,64
	1,69

	Đông Bắc
	1,45
	1,50
	1,57
	1,64
	1,69

	Đồng bằng Bắc bộ
	1,34
	1,38
	1,45
	1,51
	1,56

	Bắc Trung Bộ
	1,20
	1,24
	1,30
	1,33
	1,69

	Duyên hải Nam  Trung Bộ
	1,22
	1,26
	1,32
	1,38
	1,42

	Tây Nguyên
	1,45
	1,50
	1,58
	1,64
	1,69

	Đông Nam Bộ
	1,30
	1,30
	1,41
	1,47
	1,51

	Đồng bằng sông Cửu Long
	1,19
	1,23
	1,29
	1,34
	1,52


Bảng 7.5: Định mức sử dụng đất kênh dẫn nước, 
tưới  cây lương thực, rau và cây công nghiệp.



                          Đơn vị: ha/1000 ha gieo trồng

	Vùng
	Cây lương thực và rau
	Cây công nghiệp

	Tây Bắc
	60
	40

	Đông Bắc
	55
	35

	Đồng bằng Bắc bộ
	70
	30

	Bắc Trung Bộ
	60
	40

	Nam Trung Bộ
	60
	40

	Tây Nguyên
	60
	40

	Đông Nam Bộ
	55
	35

	Đồng bằng sông Cửu Long
	50
	30


Bảng 7.6: Định mức sử dụng đất trạm bơm cấp nước tưới tiêu 
phục vụ sản xuất nông nghiệp






                 Đơn vị: m2/ha được tưới tiêu

	TT
	
	Quy mô phục vụ (ha)

	
	
	Dưới   1.000 
	Từ 1.000 - 15.000 
	Trên 15.000 - 60.000 
	Trên 60.000  - 150.000 
	Trên 150.000

	1
	Tây Bắc
	0,20
	0,22
	0,24
	0,28
	0,30

	2
	Đông Bắc
	0,20
	0,22
	0,24
	0,26
	0,28

	3
	Đồng bằng Bắc bộ
	0,16
	0,18
	0,20
	0,22
	0,24

	4
	Bắc Trung Bộ
	0,21
	0,23
	0,25
	0,27
	0,29

	5
	Duyên hải nam Trung Bộ
	0,19
	0,21
	0,23
	0,25
	0,27

	6
	Tây Nguyên
	0,22
	0,23
	0,25
	0,27
	0,29

	7
	Đông Nam Bộ
	0,21
	0,23
	0,25
	0,27
	0,29

	8
	Đồng bằng sông Cửu Long
	0,13
	0,15
	0,17
	0,19
	0,21


7.3. Hướng dẫn áp dụng định mức

7.3.1. Định mức sử dụng đất đê sông, đê biển, đê quai, bờ bao.

- Định mức sử dụng đất đê sông, đê biển, đê quai, bờ bao được áp dụng theo các bảng:

Bảng 7.1: Định mức sử dụng đất cho 1 km đê sông, đê biển các cấp:
+ Diện tích chiếm đất tính trong điều kiện độ cao trung bình của từng cấp đê, với những công trình cụ thể căn cứ vào tần suất lưu lượng nước và chiều cao của mức lũ lớn nhất để xác định cấp và chiều cao của đê. 

+ Tuỳ theo điều kiện đất đai của từng địa bàn xây dựng công trình, diện tích chiếm đất có thể tăng hoặc giảm 10-20%

+ Với chiều cao 1m, đáy ta luy phía sông là 2m, phía nội đồng là 3m

Bảng 7.2: Định mức sử dụng đất cho 1 km đê bao, đê quai các cấp:
7.3.2. Định mức sử dụng đất kênh tưới , tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

- Định mức sử dụng đất kênh mương tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp áp dụng theo các bảng:
Bảng 7.3: Định mức sử dụng đất kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp (Đối với những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn định mức được nhân với hệ số 1,10 - 1,14).

Bảng 7.4: Định mức sử dụng đất kênh nội đồng tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp (Đối với những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn định mức trên được nhân với hệ số 1,10 - 1,14)

Bảng 7.5: Định mức sử dụng đất kênh dẫn nước tưới cây lương thực, rau và cây công nghiệp :

+ Diện tích chiếm đất theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN .118-85) Quy định về thiết kế các hệ thống thuỷ lợi tiêu chuẩn - cho hệ thống kênh tưới cây lương thực, cây rau đối với vùng núi 4-6 %, vùng Trung du và đồng bằng 5-7 % diện tích được tưới. Căn cứ thực tế phát triển các loại cây lương thực và rau trên các vùng, tỷ lệ diện tích chiếm đất sử dụng kênh tưới cây lương thực và rau của vùng Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tính 6%; vùng Đông Bắc, Đông Nam Bộ 5,5%, Đồng bằng sông Hồng 7%, Đồng bằng sông Cửu Long 5%.

+ Diện tích chiếm đất theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 4.118-85) Quy định về thiết kế các hệ thống thuỷ lợi tiêu chuẩn - cho hệ thống kênh tưới cây công nghiệp các vùng 3-4 % diện tích được tưới. Căn cứ thực tế phát triển các loại cây công nghiệp trên các vùng, tỷ lệ diện tích chiếm đất xây dựng kênh tưới cây công nghiệp trên các vùng Tây Bắc, BắcTrung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tính 4%; Vùng Đông Bắc, Đông Nam Bộ 3,5%, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long 3%.
7.3.3. Định mức sử dụng đất trạm bơm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp

 - Định mức sử dụng đất trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp áp dụng theo Bảng 7.6: Định mức sử dụng đất trạm bơm cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp (Vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt, định mức trên nhân thêm với hệ số 1,13).
7.3.4. Trong trường hợp hệ hống kênh mương được kiên cố hoá

Định mức trên chưa xét đến việc kiên cố hóa hệ thống kênh mương bằng bê tông hoặc xây gạch. Theo kết quả điều tra việc kiên cố hoá kênh mương sẽ tiết kiệm được 40% lượng nước thất thoát và 30% diện tích đất cho xây dựng hệ thống kênh mương. 

Phần 8 
Định mức sử dụng đất công nghiệp

8.1. Quy định chung

8.1.1. Đất công nghiệp là đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh trong công nghiệp; bao gồm đất khu công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp.

8.1.2. Đất khu công nghiệp là đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất kinh doanh công nghiệp tập trung khác có cùng chế độ sử dụng đất.

8.1.3. Đất cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp là đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và các công trình khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh công nghiệp.

8.1.4. Định mức sử dụng đất công nghiệp được áp dụng cho công tác lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp lãnh thổ: Cả nước, vùng (vùng kinh tế xã hội, vùng kinh tế trọng điểm); cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh); cấp xã (xã, phường, thị trấn).

8.1.5. Trình độ công nghệ của các cơ sở sản xuất công nghiệp được áp dụng theo tiêu chuẩn phân loại các ngành công nghiệp của Bộ Công nghiệp. 

8.1.6. Định mức sử dụng đất công nghiệp tổng hợp và theo các ngành được tính theo m2/người, m2/lao động  và tỷ lệ (%).

8.2. Định mức sử dụng đất công nghiệp 
8.2.1. Định mức sử dụng đất tổng hợp

Bảng 8.1: Định mức sử dụng đất công nghiệp trong khu vực đô thị

Đơn vị tính: m2/người

	Loại đô thị
	Diện tích

	Đô thị đặc biệt
	25 - 30

	Đô thị loại I
	25 - 30

	Đô thị loại II
	20 - 25

	Đô thị loại III
	15 - 20

	Đô thị loại IV
	10 - 15

	Đô thị loại V
	10 - 15


Bảng 8.2: Định mức sử dụng đất khu công nghiệp 

Đơn vị tính: m2/Lao động

	Vùng lãnh thổ
	Phân theo khu vực

	
	Đồng bằng
	Miền núi

	Miền núi và Trung du Bắc bộ
	120 - 130
	130 - 140

	Đồng bằng Bắc bộ
	80 - 90
	90 - 100

	Bắc Trung bộ
	100- 110
	110 - 120

	Duyên hải Nam Trung bộ
	100- 110
	110 - 120

	Tây nguyên
	120 - 130
	130 - 140

	Đông Nam bộ
	100- 110
	110 - 120

	Đồng bằng sông Cửu long
	80 - 90
	90 - 100


Bảng 8.3: Cơ cấu sử dụng đất trong khu công nghiệp 

	
Khu chức năng
	Cơ cấu diện tích  (%)

	- Các nhà máy, xí nghiệp, công trình phụ trợ
	55 - 65

	- Các công trình kỹ thuật đầu mối (cấp điện, nước)
	2 - 5

	- Công trình hành chính, dịch vụ, nghiên cứu, thực nghiệm
	5 - 7

	- Hệ thống giao thông 
	10 - 15

	- Cây xanh, sân thể dục thể thao
	15 - 20


 Bảng 8.4: Định mức đất tiểu thủ công nghiệp

trong khu dân cư nông thôn

Đơn vị tính: m2/người

	Vùng lãnh thổ
	Phân theo khu vực

	
	Đồng bằng
	Miền núi

	Miền núi và Trung du Bắc bộ
	5,0 – 5,5
	5,5 – 6,0

	Đồng bằng Bắc bộ
	4,0 – 4,5
	4,5 – 5,0

	Bắc Trung bộ
	4,5 – 5,0
	5,0 – 5,5

	Duyên hải nam Trung bộ
	4,5 – 5,0
	5,0 – 5,5

	Tây nguyên
	5,0 – 5,5
	5,5 – 6,0

	Đông nam bộ
	4,5 – 5,0
	5,0 – 5,5

	Đồng bằng sông Cửu long
	4,0 – 4,5
	4,5 – 5,0


8.2.2. Định mức sử dụng đất các ngành công nghiệp 

Bảng 8.5: Định mức sử dụng đất các ngành công nghiệp

Đơn vị tính: m2/Lao động

	Mã ngành
	Ngành công nghiệp
	Theo trình độ công nghệ

	
	
	Trung bình
	Tiên   tiến

	D000
	Công nghiệp chế biến

	D1510
	SX, chế biến và bảo quản thịt, thuỷ sản, rau quả, dầu, mỡ
	60-85
	62-90

	D1520
	Sản xuất sản phẩm bơ, sữa
	55-70
	57-75

	D1530
	Xay xát, sản xuất bột và sản xuất thức ăn gia súc
	55-85
	57-90

	D1540
	Sản xuất thực phẩm khác
	55-100
	57-105

	D1550
	Sản xuất đồ uống
	60-85
	62-90

	D1610
	Sản xuất thuốc lá điếu
	55-70
	57-75

	D1620
	Sản xuất xì gà, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá rê, thuốc lá để nhai
	60-70
	62-75

	D1640
	Sản xuất thuốc lào
	55-70
	57-75

	D1710
	Sản xuất sợi, dệt vải và hoàn thiện các sản phẩm dệt
	55-75
	57-80

	D1720
	Sản xuất hàng dệt khác
	50-70
	52-75

	D1730
	Sản xuất hàng đan, móc
	50-70
	52-75

	D1810
	Sản xuất trang phục
	45-65
	47-70

	D1820
	Thuộc và nhuộm da lông thú; Sản xuất các sản phẩm từ da lông thú
	60-85
	62-90

	D1910
	Thuộc da, sơ chế da, sản xuất vali, túi sách yên đệm
	65-95
	67-100

	D1920
	Sản xuất giày dép
	55-85
	5790

	D2010
	Cưa, xẻ và bào gỗ
	80-105
	82-110

	D2020
	Sản xuất  sản phẩm từ gỗ, tre, nứa rơm, rạ và các vật liệu tết bện
	55-85
	57-90

	D2210
	Xuất bản
	40-60
	42-60


D

	2220
	In và các dịch vụ in
	40-50
	42-55

	D2230
	Sao chép băng, đĩa các loại
	35-45
	37-50

	D2310
	Sản xuất than cốc và phụ phẩm kèm theo
	65-80
	67-85

	D2320
	Sản xuất các sản phẩm dầu mỏ tinh chế
	55-80
	57-85

	D2410
	Sản xuất hoá chất cơ bản
	60-85
	62-90

	D2420
	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác
	40-85
	42-90

	D2430
	Sản xuất sợi nhân tạo
	70-90
	72-95

	D2510
	Sản xuất các sản phẩm từ cao su
	65-90
	67-95

	D2520
	Sản xuất các sản phẩm từ Plastic
	60-80
	62-85

	D2610
	Sản xuất thuỷ tinh và các sản phẩm từ thuỷ tinh
	40-90
	42-95

	D2690
	SX Sphẩm từ khoáng chất phi kim loại chưa phân vào đâu
	65-120
	67-30

	D2710
	Sản xuất sắt, thép
	65-90
	67-95

	D2720
	Sản xuất kim loại màu, kim loại loại quý
	55-90
	57-95

	D2730
	Đúc kim loại
	60-110
	62-120

	D2810
	Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, thùng bể chứa, nồi hơi 
	70-95
	75-100

	D2890
	SX sản phẩm khác bằng kim loại và dịch vụ liên quan đến kim
	55-85
	57-90

	D2910
	Sản xuất máy thông dụng
	60-90
	65-95

	D2920
	Sản xuất máy chuyên dùng
	80-105
	85-110

	D2930
	Sản xuất thiết bị gia đình
	60-80
	62-85


	D3010
	Sản xuất thiết bị văn phòng
	45-65
	47-70

	D3020
	Sản xuất máy tính
	50-65
	52-70

	D3110
	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế
	65-105
	67-110

	D3120
	Sản xuất thiết bị phân phối điện
	60-80
	62-85

	D3130
	Sản xuất cáp điện và dây điện có bọc cách điện
	60-80
	62-85

	D3140
	Sản xuất pin và ắc qui
	55-80
	57-85

	D3150
	Sản xuất đèn, thiết bị chiếu sáng
	50-70
	52-75

	D3190
	Sản xuất thiết bị điện khác
	65-0
	67-95

	D3210
	Sản xuất đèn, ống đèn điện tử và các linh kiện điện tử khác
	50-65
	52-70

	D3220
	Sản xuất máy truyền thanh, truyền hình và các thiết bị điện thoại, điện báo
	55-65
	57-70

	D3230
	Sản xuất máy thu thanh, thu hình, thiết bị ghi và phát lại âm thanh hoặc ghi hình ảnh
	55-65
	570-70

	D3310
	Sản xuất dụng cụ y tế, cân đo, kiểm tra thử nghiệm, thiết bị hoa tiêu
	50-75
	52-80


	D3320
	Sản xuất dụng cụ quang học và thiết bị điện ảnh, nhiếp ảnh
	45-60
	47-65

	D3330
	Sản xuất đồng hồ
	45-55
	47-60

	D3400
	Sản xuất xe có động cơ, ro moóc
	60-95
	62-100

	D3410
	Sản xuất xe có động cơ 
	65-100
	67-105

	D3430
	Sản xuất các chi tiết và phụ tùng xe có động cơ
	65-90
	67-95

	D3440
	Sửa chữa xe có động cơ
	70-90
	75-95

	D3510
	Đóng, sửa chữa tàu thuyền
	85-250
	87-270

	D3520
	Sản xuất và sửa chữa đầu máy xe lửa, xe điện, toa xe
	75-95
	80--100

	D3530
	Sản xuất, sửa chữa phương tiện bay và tàu vũ trụ
	85-250
	87-270

	D3540
	Sản xuất mô tô, xe máy, xe đạp
	50-70
	52-85

	D3590
	Sản xuất thiết bị vận tải khác
	60-70
	62-85

	D3610
	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
	50-70
	52-75

	D3620
	Sản xuất đồ trang sức và  sản phẩm khác có liên quan
	40-55
	42-60

	D3630
	Sản xuất nhạc cụ
	45-55
	47-60

	D3640
	Sản xuất dụng cụ thể thao
	45-65
	47-70

	D3650
	Sản xuất đồ chơi và dụng cụ giải trí
	50-65
	52-70

	D3690
	Sản xuất các sản phẩm khác
	45-80
	47-85

	D3710
	Tái chế phế liệu, phế thải kim loại
	60-80
	62-85

	D3720
	Tái chế phế liệu, phế thải phi kim loại
	50-80
	52-85

	E0000
	Sản xuất và phân phối diện, khí đốt, hơi nước, nước nóng

	E4010
	Sản xuất tập trung và phân phối điện
	65-80
	67-85

	E4020
	Sản xuất gas, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
	65-90
	67-95

	E4030
	Sản xuất, phân phối hơi nước và nước nóng
	50-75
	52-80

	E4110
	Khai thác, lọc nước
	80-105
	82-110

	E4120
	Phối  phối nước sạch
	85-95
	90-100


0

Bảng 8.6: Định mức sử dụng đất các cơ sở tiểu thủ công nghiệp

Đơn vị tính: m2/Cơ sở

	Tên công trình
	Quy mô
	Diện tích

	1. Trạm xay xát gạo
	180 - 200 tạ gạo/ngày
	10.000 - 12.000

	2. Xưởng rèn, sửa chữa cơ khí, nông cụ
	30 - 50 lao động
	5.000 - 7.000

	3. Xưởng sản xuất đồ mộc dân dụng
	50 - 100 lao động
	5.000 - 1.000

	4. Xưởng sản xuất gỗ ván ép
	2.000 tÊn/n¨m
	10.000 - 12.000

	5. Xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ
	80 - 100 lao động
	5.000 - 7.000

	6. Xưởng sản xuất vật liệu xây dựng
	100 - 150 lao động
	15.000 - 20.000

	7. Xưởng dệt, may
	100 - 120 lao động
	5.000 - 7.000

	8. Xưởng xuất tơ tằm
	15 - 20 tÊn/n¨m
	8.000 - 12.000

	9. Xưởng sản xuất rượu cồn
	5 triệu lít/năm
	5.000 - 7.000

	10. Xưởng dệt cói
	1.500 tÊn cãi/n¨m
	1.500 - 2.000

	11. Xưởng đường
	50 - 400 tấn mía cây/ngày
	10.000 - 150.000

	12. Xưởng chế biến chè
	15 tÊn bóp t­¬i/ngµy
	4.000 - 5.000

	13. Xưởng chế biến rau quả hộp
	2.000 – 3.000 tÊn/n¨m
	15.000 - 25.000

	14. Xưởng chế biến sữa
	15 tấn sữa tươi/ngày
	15.000

	15. Xưởng chế biến thức ăn gia súc
	2 –3 tÊn/giê
	15.000 - 20.000


8.3. Hướng dẫn áp dụng

8.3.1. Định mức sử dụng đất công nghiệp trong đô thị áp dụng như sau:

- Trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa xác định được danh mục các công trình công nghiệp thì áp dụng Bảng 8.1 - Định mức sử dụng đất công nghiệp trong khu vực đô thị. Tuỳ theo tính chất công nghiệp của đô thị áp dụng định mức cho phù hợp. Các đô thị loại III, IV, V thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo có thể áp dụng định mức cao hơn, nhưng không vượt quá 40% định mức sử dụng đất công nghiệp cùng loại đô thị.

- Trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã xác định được danh mục các công trình công nghiệp, dự báo được số lao động công nghiệp thì áp dụng Bảng 8.5 - Định mức sử dụng đất các ngành công nghiệp.

8.3.2. Định mức sử dụng đất trong khu công nghiệp áp dụng như sau:

- Khi chưa xác định được danh mục các công trình công nghiệp thì áp dụng Bảng 8.2 - Định mức sử dụng đất khu công nghiệp.

- Khi đã xác định được danh mục các công trình công nghiệp và dự báo được số lao động công nghiệp các khu công nghiệp thì diện tích đất khu công nghiệp bao gồm:

+ Diện tích đất của các cơ sở công nghiệp, tính theo bảng Bảng 8.5- Định mức sử dụng đất công nghiệp theo các ngành công nghiệp.

+ Diện tích đất của các công trình kỹ thuật đầu mối; công trình hành chính, dịch vụ, nghiên cứu, thực nghiệm; hệ thống giao thông; cây xanh, sân thể dục thể thao, tính theo Bảng 8.3 - Cơ cấu sử dụng đất trong khu công nghiệp.

8.3.3. Định mức sử dụng đất công nghiệp trong khu dân cư nông thôn áp dụng theo  Bảng 8.4 - Định mức đất tiểu thủ công nghiệp trong khu dân cư nông thôn và Bảng 8.6 - Định mức sử dụng đất các cơ sở tiểu thủ công nghiệp.

8.3.4. Dân số và lao động công nghiệp tính trong định mức sử dụng đất công nghiệp là dân số và lao động công nghiệp dự báo đến năm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Phần 9
Định mức sử dụng đất đô thị

9.1. những quy định chung

9.1.1. Đô thị do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập. Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị được quy định tại Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ. Cụ thể các đô thị của Việt Nam được phân ra 6 loại là: đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, đô thị loại II, đô thị loại III, đô thị loại IV và đô thị loại V.

9.1.2. Đất đô thị trong tập định mức này là diện tích đất xây dựng đô thị, bao gồm khu đất dân dụng và khu đất ngoài dân dụng thuộc khu vực nội thành phố, nội thị xã, thị trấn (khu vực trong giới hạn diện tích đất xây dựng). Đất xây dựng đô thị không bao gồm diện tích đất nông nghiệp, diện tích sông, hồ lớn, rừng lâm viên và cảnh quan tự nhiên nằm trong đô thị.

9.1.3. Định mức sử dụng đất đô thị được áp dụng trong công tác lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp lãnh thổ: Cả nước, vùng (vùng kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm), cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), cấp xã (phường, thị trấn).

9.1.4. Đất đô thị được phân theo mục đích sử dụng và theo khu chức năng đô thị. 

- Theo mục đích sử dụng gồm: đất ở, đất giao thông, đất cây xanh, đất công trình công cộng, đất khác trong đô thị.

- Theo khu chức năng (Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam) gồm: khu dân dụng (đất khu ở; đất trung tâm và các công trình công cộng cấp II; đất đường giao thông và quảng trường; đất cây xanh, thể dục thể thao) và khu ngoài dân dụng (đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đất kho tàng; đất giao thông đối ngoại; đất khác còn lại thuộc khu ngoài dân dụng).

- Định mức tổng hợp và định mức chi tiết sử dụng đất đô thị được tính theo m2/người và theo cơ cấu sử dụng các loại đất trong đô thị (%).

9.2. định mức sử dụng đất đô thị

Bảng 9.1: Định mức tổng hợp sử dụng đất đô thị
	Loại đô thị
	Định mức tổng hợp 
sử dụng đất đô thị (m2/người)

	Đô thị loại đặc biệt
	80 - 100

	Đô thị loại I
	90 - 110

	Đô thị loại II
	100 - 120

	Đô thị loại III
	110 - 130

	Đô thị loại IV
	120 - 150

	Đô thị loại V 
	150 - 200


Bảng 9.2:   Định mức sử dụng đất đô thị theo mục đích sử dụng 

	Loại đô thị
	Chỉ tiêu
	Định mức sử dụng đất theo mục đích sử dụng

	
	
	Tổng số
	Đất ở
	Đất công trình công cộng
	Đất giao thông
	Đất cây xanh
	Đất khác trong đô thị 

	Đô thị loại đặc biệt
	Diện tích đất (m2/người)
	80 - 100
	16 - 18
	5 - 8
	25 - 28
	10 - 12
	24 - 34

	
	Cơ cấu (%)
	100
	18 - 20
	6 - 8
	31 - 32
	12 - 13
	30 - 33

	Đô thị loại I
	Diện tích đất (m2/người)
	90 - 110
	16 - 18
	7 - 9
	26 - 30
	12 - 14
	29 - 39

	
	Cơ cấu (%)
	100
	16 - 18
	7 - 8
	27 - 29
	12 - 13
	32 - 35

	Đô thị loại II
	Diện tích đất (m2/người)
	100 - 120
	18 - 20
	6 - 8
	28 - 32
	13 - 15
	35 - 45

	
	Cơ cấu (%)
	100
	16 - 18
	6 - 7
	26 - 28
	12 - 14
	35 - 38

	Đô thị loại III
	Diện tích đất (m2/người)
	110 - 130
	25 - 28
	5 - 7
	27 - 30
	7 - 10
	46 - 55

	
	Cơ cấu (%)
	100
	21 - 22
	4 - 6
	23 - 24
	6 - 8
	41 - 43

	Đô thị loại IV
	Diện tích đất (m2/người)
	120 - 150
	30 - 35
	4 - 6
	24 - 27
	7 - 10
	55 - 72

	
	Cơ cấu (%)
	100
	23 - 25
	3 - 4
	18 - 20
	5 - 7
	45 - 48

	Đô thị loại V
	Diện tích đất (m2/người)
	150 - 200
	38 - 46
	4 - 6
	20 - 24
	7 - 10
	81 - 114

	
	Cơ cấu (%)
	100
	23 - 25
	2 - 4
	12 - 14
	4 - 6
	54 - 57


Bảng 9.3:   Định mức sử dụng đất đô thị theo khu chức năng
	Loại đô thị
	Tổng số
	Đất khu dân dụng
	Đất ngoài khu dân dụng

	
	Diện tích (m2/người)
	Tỷ lệ

(%)
	Diện tích (m2/người)
	Tỷ lệ

(%)
	Diện tích (m2/người)
	 Tỷ lệ

 (%)

	Đô thị loại đặc biệt
	80 - 100
	100
	54 - 63
	63 - 67
	26 - 37
	33 – 37

	Đô thị loại I
	90 - 110
	100
	56 - 66
	60 – 63
	34 - 44
	37 – 40

	Đô thị loại II
	100 - 120
	100
	58 - 67
	55 - 58
	42 - 53
	42 – 45

	Đô thị loại III
	110 - 130
	100
	60 - 72
	54 - 56
	50 - 58
	44 – 46

	Đô thị loại IV
	120 - 150
	100
	62 - 75
	50 – 52 
	58 - 75
	48 – 50

	Đô thị loại V 
	150 - 200
	100
	64 - 82
	41 - 43   
	86 - 118
	57 - 59


Bảng 9.4:   định mức Chi tiết sử dụng đất khu đất dân dụng
	Loại đô thị
	Định mức chi tiết sử dụng đất (m2/người)

	
	Định mức tổng khu đất dân dụng
	Chi tiết sử dụng đất khu đất dân dụng

	
	
	Đất khu ở
	Đất trung tâm và các công trình công cộng
	Đất đường giao thông 
	Đất cây xanh

	Đô thị loại đặc biệt
	54 - 63
	22 - 26
	4 - 6
	20 - 22
	8 - 9

	Đô thị loại I
	56 - 66
	24 - 28
	5 - 6
	19 - 22
	8 - 10

	Đô thị loại II
	58 - 67
	26 - 30
	4 - 5
	20 - 22
	8 - 10

	Đô thị loại III
	60 - 72
	32 - 38
	3 - 5
	18 - 20
	7 - 9

	Đô thị loại IV
	62 - 75
	37 - 44
	3 - 4
	16 - 19
	6 - 8

	Đô thị loại V
	64 - 82
	44 - 55
	3 - 4
	12 - 17
	5 - 6


Bảng 9.5:   định mức Chi tiết sử dụng đất khu đất ngoài dân dụng
	Loại đô thị
	Định mức chi tiết sử dụng đất ngoài dân dụng (m2/người)

	
	Định mức tổng đất ngoài dân dụng
	Trong đó

	
	
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	Đất kho tàng
	Đất giao thông đối ngoại
	Đất khác còn lại (*)

	Đô thị loại đặc biệt
	26 - 37
	10 - 15
	3 - 4
	3 - 4
	10 - 14

	Đô thị loại I
	34 - 44
	15 - 20
	3 - 4
	5 - 6
	11 - 14

	Đô thị loại II
	42 - 53
	20 - 25
	3 - 4
	6 - 7
	13 - 17

	Đô thị loại III
	50 - 58
	15 - 20
	2 - 3
	7 - 8
	26 - 27

	Đô thị loại IV
	58 - 75
	15 - 20
	2 - 3
	5 - 6
	36 - 46

	Đô thị loại V
	86 - 118
	5 - 10
	1 - 2
	4 - 5
	76 - 101


9.3. Hướng dẫn áp dụng

9.3.1. Nguyên tắc xác định diện tích đất đô thị


- Diện tích đất đô thị được xác định dựa trên cơ sở của loại đô thị và quy mô dân số của đô thị:


+ Loại đô thị được xác định căn cứ vào định hướng, quy hoạch phát triển đô thị tính đến năm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (các tiêu chuẩn phân loại theo Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ).


+ Quy mô dân số của đô thị là số dân đô thị tính đến năm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Phân cấp quản lý đô thị: Cấp xã gồm đô thị loại V (thị trấn); Cấp huyện gồm đô thị loại IV (thị xã), loại II, loại III (thành phố trực thuộc tỉnh); cấp tỉnh gồm đô thị loại I, loại đặc biệt.

9.3.2. Xác định diện tích đất đô thị các cấp

Xác định quy mô diện tích đất đô thị


Quy mô diện tích đất đô thị được xác định theo chỉ tiêu định mức sử dụng đất đô thị (m2/người) của loại đô thị và quy mô dân số đô thị.

Xác định quy mô diện tích đất đô thị theo đơn vị hành chính

- Xác định diện tích đất đô thị cấp xã:

+ Đối với đơn vị hành chính là thị trấn, diện tích đất đô thị của thị trấn áp dụng theo Bảng 9.1 - Định mức tổng hợp sử dụng đất đô thị (chọn chỉ tiêu ứng với đô thị loại V).

+ Đối với đơn vị hành chính là phường, diện tích đất đô thị của phường áp dụng theo Bảng 9.1 - Định mức tổng hợp sử dụng đất đô thị (chọn chỉ tiêu tương ứng theo loại đô thị của phường).  

- Xác định diện tích đất đô thị cấp huyện:
+ Đối với đơn vị huyện, diện tích đất đô thị của huyện là tổng diện tích đất của các đô thị loại V (thị trấn) nằm trên địa bàn huyện, áp dụng theo Bảng 9.1 - Định mức tổng hợp sử dụng đất đô thị (chọn chỉ tiêu tương ứng với đô thị loại V).

+ Đối với đơn vị hành chính cấp huyện là thị xã, diện tích đất đô thị áp dụng theo Bảng 9.1 - Định mức tổng hợp sử dụng đất đô thị (chọn chỉ tiêu tương ứng với đô thị loại IV).

+ Đối với đơn vị hành chính cấp huyện là thành phố trực thuộc tỉnh, diện tích đất đô thị áp dụng theo Bảng 9.1 - Định mức tổng hợp sử dụng đất đô thị (chọn chỉ tiêu tương ứng với đô thị là loại II hoặc loại III).

+ Đối với đơn vị hành chính cấp huyện là quận, diện tích đất đô thị áp dụng theo Bảng 9.1 - Định mức tổng hợp sử dụng đất đô thị (chọn chỉ tiêu tương ứng theo loại đô thị của quận).

- Xác định diện tích đất đô thị cấp tỉnh:

+ Đối với đơn vị hành chính là thành phố trực thuộc trung ương, diện tích đất đô thị  được áp dụng theo Bảng 9.1 - Định mức tổng hợp sử dụng đất đô thị (chọn chỉ tiêu tương ứng với loại đô thị là loại I hoặc loại đặc biệt) cộng thêm diện tích đất đô thị của các thị xã, thị trấn có trên địa bàn.
+ Đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh không phải là thành phố trực thuộc trung ương, diện tích đất đô thị của đơn vị hành chính cấp tỉnh bằng tổng cộng diện tích đất đô thị của các đô thị có trên địa bàn (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn). 

9.3.3. Xác định cơ cấu diện tích đất đô thị

Xác định cơ cấu diện tích đất đô thị theo mục đích sử dụng


Xác định cơ cấu diện tích đất đô thị theo mục đích sử dụng đối với từng loại đô thị được áp dụng theo Bảng9. 2 - Định mức sử dụng đất đô thị theo mục đích sử dụng.

+ Đất ở: là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị.

+ Đất công trình công cộng: là đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình, hệ thống hạ tầng phục vụ nhu cầu hoạt động chung của cộng đồng (bao gồm đất thuỷ lợi, đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông, đất cơ sở văn hoá, đất cơ sở y tế, đất cơ sở giáo dục, đất cơ sở thể dục - thể thao, đất chợ, đất di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, đất bãi thải, xử lý chất thải).

+ Đất giao thông (bao gồm giao thông động, giao thông tĩnh, trong khu dân dụng và giao thông đối ngoại): là đất sử dụng vào mục đích xây dựng đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, cảng đường thuỷ, bến phà, bến ô tô, bãi đỗ xe, ga đường sắt, cảng hàng không; bao gồm đất giao thông không kinh doanh và đất giao thông có kinh doanh. 

+ Đất cây xanh (bao gồm cây xanh trong khu dân dụng và cây xanh ngoài khu dân dụng): là đất cây xanh sử dụng công cộng (công viên, vườn hoa, vườn dạo, ...), cây xanh sử dụng hạn chế trong các khu chức năng (khu ở, công nghiệp, kho tàng, trường học, ...), cây xanh cách ly (cách ly, phòng hộ, nghiên cứu,...).

+ Đất khác trong đô thị bao gồm các loại đất chuyên dùng còn lại (bao gồm đất trụ sở cơ quan; đất sản xuất, kinh doanh; đất chợ,...).

Xác định cơ cấu diện tích đất đô thị theo khu chức năng đô thị

Xác định cơ cấu diện tích đất đô thị theo khu chức năng đô thị đối với từng loại đô thị được áp dụng theo các bảng: Bảng 9.3 - Định mức sử dụng đất đô thị theo khu chức năng; Bảng 9.4 - Định mức chi tiết sử dụng đất khu dân dụng; Bảng 9.5 - Định mức chi tiết sử dụng đất khu ngoài dân dụng.

+ Đất khu dân dụng bao gồm các loại đất xây dựng nhà ở, các công trình phục vụ công cộng, cây xanh công cộng, đường phố và quảng trường... phục vụ nhu cầu về ở, nghỉ ngơi, giải trí của nhân dân đô thị.
+ Đất ngoài khu dân dụng bao gồm các loại đất xây dựng cơ sở công nghiệp, kho tàng; công trình giao thông đối ngoại; công trình đầu mối của hệ thống kỹ thuật đô thị (điện, nước, phòng chống cháy); khu vực cách ly (lò mổ gia súc, nghĩa trang, bãi rác); các khu vực đặc biệt (khu quân sự, ngoại giao đoàn...),...

+ Đất khu ở bao gồm các loại đất xây dựng nhà ở mới và cũ trong đô thị, đường giao thông tiểu khu, hệ thống công trình phục vụ công cộng cấp tiểu khu (cấp I) và cây xanh trong phạm vi khu ở.

+ Đất trung tâm và các công trình công cộng thuộc khu đất dân dụng bao gồm khu vực trung tâm hành chính của đô thị và toàn bộ hệ thống trung tâm phụ khác ở các đơn vị đô thị thấp hơn, đất xây dựng các công trình phục vụ về thương mại, trung tâm văn hoá, y tế, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học,... nằm ngoài phạm vi khu ở.

+ Đất khác còn lại thuộc khu đất ngoài dân dụng bao gồm đất phục vụ cho các nhu cầu riêng biệt như các doanh trại, cơ quan quân đội; các công trình kỹ thuật đầu mối, cấp điện, cấp thoát nước, phòng chống cháy; công trình xử lý vệ sinh nước thải, bãi rác; đất nghĩa trang, nghĩa địa,...

9.3.4. Khi áp dụng định mức sử dụng đất ở Bảng 9.1 - Định mức tổng hợp sử dụng đất đô thị, trong trường hợp đặc biệt (ở một số đô thị loại III, IV, V), đối với các đô thị ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa và hải đảo có thể lấy mức đất cao hơn (hoặc thấp hơn) nhưng không quá 40% mức tiêu chuẩn quy định lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) cụ thể đối với từng loại đô thị.

9.3.5. Chỉ tiêu định mức sử dụng đất trong Bảng 9.3 - Định mức sử dụng đất đô thị theo khu chức năng, áp dụng đối với các đô thị có tính chất, chức năng tổng hợp nói chung. Tuỳ theo tính chất và chức năng cụ thể của từng đô thị, một số đô thị có thể bố trí đất ngoài dân dụng cao hoặc thấp hơn do có thể có nhiều hoặc ít đất công nghiệp, đất giao thông đối ngoại,... Vì vậy định mức chi tiết sử dụng đất ngoài khu dân dụng (Bảng 9.5) sẽ thay đổi cho phù hợp.

9.3.6. Trong quá trình áp dụng các tiêu chuẩn của tập định mức, việc xác định cận trên hay cận dưới của định mức phải căn cứ vào tình hình thực tế về quỹ đất của địa phương và định hướng quy hoạch phát triển đô thị. Đô thị có quỹ đất hạn chế, có lịch sử phát triển từ trước được cải tạo thì lấy định mức thấp (cận dưới); đô thị mới phát triển, khu vực đô thị mới phát triển mở rộng thì áp dụng chỉ tiêu định mức cao hơn (cận trên). 

9.3.7. Định mức sử dụng đất cho một số ngành, lĩnh vực (y tế, giáo dục, thể dục - thể thao, văn hoá - thông tin, thương nghiệp – dịch vụ ) và cho một số công trình trong đô thị được quy định ở phần định mức sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực phân theo đơn vị hành chính các cấp.

PHỤ lục
1. Xác định loại đô thị căn cứ theo Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ (nội dung như ở Phụ bảng 1)

Phụ bảng 1.                   Tiêu chuẩn phân loại đô thị việt nam
(Theo Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ)
	 Loại đô thị
	Tính chất đô thị
	Quy mô, mật độ dân số, tỷ lệ lao động

	Đô thị loại đặc biệt
	Là thủ đô hoặc đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; có cơ sở hạ tầng được xây dựng về cơ bản đồng bộ và hoàn chỉnh.
	Tối thiểu đạt 1.500.000 người và từ 15.000 người/km2 trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ( 90%. 

	Đô thị loại I
	Đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc của cả nước; có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt đồng bộ và hoàn chỉnh.
	Tối thiểu đạt 500.000 người và từ 12.000 người/km2 trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ( 85%. 

	Đô thị loại II
	Đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong vùng tỉnh, vùng liên tỉnh hoặc cả nước, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với cả nước; có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt tiến tới tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh.
	Tối thiểu đạt 250.000 người và từ 10.000 người/km2 trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ( 80%. 

	Đô thị loại III
	Đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh hoặc vùng liên tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của một tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với vùng liên tỉnh; có cơ sở hạ tầng được xây dựng từng mặt đồng bộ và hoàn chỉnh.
	Tối thiểu đạt 100.000 người và từ 8.000 người/km2 trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ( 75%. 

	Đô thị loại IV
	Đô thị với chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của một tỉnh hoặc một vùng trong tỉnh; có cơ sở hạ tầng đã hoặc đang được xây dựng từng mặt đồng bộ và hoàn chỉnh. 
	Tối thiểu đạt 50.000 người và từ 6.000 người/km2 trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ( 70%. 

	Đô thị loại V
	Đô thị với chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành về chính trị, kinh tế, văn hoá và dịch vụ, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của một huyện hoặc một cụm xã; có cơ sở hạ tầng đã hoặc đang được xây dựng nhưng còn chưa đồng bộ và hoàn chỉnh.
	Tối thiểu đạt 4.000 người và từ 2.000 người/km2 trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ( 65%. 


Ghi chú: 

 Đối với các đô thị ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; các đô thị có chức năng nghỉ mát, du lịch, điều dưỡng, nghiên cứu khoa học, đào tạo (loại III, IV, V), các tiêu chuẩn có thể thấp hơn, nhưng tối thiểu phải đạt 70% mức quy định; riêng mật độ dân số bình quân của các đô thị nghỉ mát, du lịch, điều dưỡng cho phép thấp hơn, nhưng tối thiểu phải đạt 50% mức quy định.

1. Định mức sử dụng đất một số loại công trình trong đô thị

Phụ bảng 2.        định mức sử dụng đất xây dựng một số công trình        

                                                       hành chính trong đô thị

	Loại công trình
	Quy mô diện tích của 1 công trình (m2)

	- Trụ sở các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố

- Trụ sở Tỉnh uỷ, thành uỷ

-  Trụ sở cơ quan (khối văn xã, kinh tế...) ở cấp tỉnh

- Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh, thành

- Trụ sở UBND huyện, huyện uỷ, UBND thị xã, thị uỷ

- Trụ sở UBND phường, thị trấn

- Trụ sở công an phường, thị trấn
	5.000 – 20.000

5.000 – 15.000

5.000 – 15.000

4.000 – 6.000

5.000 – 8.000

3.000 – 1.5000

2.500 – 5.000

400 – 2.000


* Nguồn: Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam - Nhà xuất bản Xây dựng - 1997. 

Phụ bảng  3.         định mức sử dụng đất XÂY DỰNG các công trình               

                                   đầu mối kỹ thuật, xử lý vệ sinh môi trường ĐÔ THỊ
	Loại công trình
	Đơn vị tính
	Quy mô công trình

	Trạm biến áp trung gian

Trạm biến áp tiêu thụ

Trạm xử lý cung cấp nước 

- Tõ 1000 - 5000 m3/ngµy

- Tõ 5000 - 10000 m3/ngµy

- Tõ 10000 - 30000 m3/ngµy

- Tõ 30000 - 60000 m3/ngµy

- Tõ 60000 - 120000 m3/ngµy

- Tõ 120000 - 250000 m3/ngµy

- Tõ 250000 - 400000 m3/ngµy

- Tõ 400000 - 800000 m3/ngµy

- Tõ 800000 - 1200000 m3/ngµy

Hồ điều hoà, thoát nước mưa

Trạm xử lý nước thải

- Từ 1000 - 5000 m3/ngày đêm

- Từ 5000 - 20000 m3/ngày đêm

- Từ 20000 - 50000 m3/ngày đêm

- Từ 50000 - 500000 m3/ngày đêm


	Trạm

Trạm

Trạm

Trạm

Trạm 

Trạm

Trạm

Trạm 

Trạm

Trạm

Trạm 

Hồ

Trạm 

Trạm

Trạm

Trạm 


	500 – 5.000 m2/tr¹m

100 - 200 m2/tr¹m

0,5 - 1,0 ha/tr¹m

1 - 2 ha/tr¹m

2 - 3 ha/tr¹m

3 - 4 ha/tr¹m

4 - 5 ha/tr¹m

5 - 7 ha/tr¹m

7 - 9 ha/tr¹m

9 - 13 ha/tr¹m

13 - 16 ha/tr¹m

5 - 7% diện tích lưu vực

0,5 - 1,5 ha/tr¹m

0,8 - 3,0 ha/tr¹m

1,6 - 8,0 ha/tr¹m

2,5 - 30,0 ha/tr¹m




* Nguồn: Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam - Nhà xuất bản Xây dựng - 1997. 

Phần 10
Định mức sử dụng đất khu dân cư nông thôn

10.1 Những quy định chung

10.1.1. Khu dân cư nông thôn được xác định là địa bàn dân cư tập trung ở vùng nông thôn như: thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc,.. Phạm vi khu dân cư được xác định bởi đường khoanh bao khép kín dựa vào các yếu tố địa lý, địa vật (có thể là lũy tre làng, đường giao thông, kênh rạch, sông suối...).
10.1.2. Định mức sử dụng đất khu dân cư nông thôn được áp dụng trong công tác lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp lãnh thổ: Cả nước, vùng (vùng kinh tế xã hội, vùnh kinh tế trọng điểm), cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), cấp xã (xã, thị trấn).

10.1.3. Khu dân cư nông thôn được phân thành 4 loại:

- Khu dân cư nông thôn kiểu đô thị vùng đồng bằng, ven biển.

- Khu dân cư nông thôn thuần tuý vùng đồng bằng, ven biển.

- Khu dân cư nông thôn kiểu đô thị vùng miền núi, trung du.

- Khu dân cư nông thôn thuần tuý vùng miền núi, trung du.

Khu dân cư nông thôn kiểu đô thị: là khu dân cư có quy mô dân số lớn (Trung du và miền núi ( 1000 dân, đồng bằng ( 2000 dân), mật độ dân số cao, tỷ lệ hộ phi nông nghiệp và bán phi nông nghiệp đạt trên 50%, có không gian kiến trúc làng xã phát triển mang dáng dấp kiểu đô thị (như các thị tứ, trung tâm cụm xã).

Khu dân cư nông thôn thuần tuý: là những khu dân cư nông thôn chủ yếu phát triển kinh tế nông nghiệp, có tỷ lệ hộ phi nông nghiệp và bán phi nông nghiệp dưới 50%. Đây là dạng khu dân cư phổ biến ở các thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc,..  

10.1.4. Các loại đất theo mục đích sử dụng trong khu dân cư nông thôn:

- Khu dân cư nông thôn kiểu đô thị bao gồm: Đất ở, đất làm đường giao thông, đất cây xanh, đất tiểu thủ công nghiệp, đất xây dựng các công trình công cộng.

- Khu dân cư nông thôn thuần tuý bao gồm: Đất ở, đất làm đường giao thông, đất cây xanh, đất tiểu thủ công nghiệp, đất xây dựng các công trình công cộng, đất vườn ao kinh tế liền kề đất ở (theo quy định giao đất ở của địa phương).

10.1.5. Định mức tổng hợp và định mức chi tiết sử dụng đất khu dân cư nông thôn được tính theo m2/người (m2/hộ) và theo cơ cấu sử dụng các loại đất trong khu dân cư nông thôn (%).
10.2. Các bảng định mức sử dụng đất khu dân cư nông thôn

Bảng 10.1: Định mức tổng hợp sử dụng  đất khu dân cư nông thôn

Đơn vị tính: m2/người
	Loại hình khu dân cư 


	Định mức tổng hợp  
  sử dụng đất 

	
	 Khu vực 
đồng bằng, ven biển
	Khu vực miền núi, trung du

	 - Khu dân cư nông thôn kiểu đô thị
	46 - 86
	54 - 98

	  - Khu dân cư nông thôn thuần tuý
	54 - 98
	64 - 110


Bảng 10.2: Định mức sử dụng các loại đất trong khu dân cư nông thôn 
kiểu đô thị

	Loại đất
	 Khu vực đồng bằng, ven biển
	Khu vực miền núi, trung du

	
	Diện tích đất (m2/người)
	Tỷ lệ

(%)
	Diện tích đất (m2/người)
	Tỷ lệ

(%)

	Tổng số
	46 - 86
	100,00
	54 - 98
	100,00

	- Đất ở
	20 - 50
	44 - 51
	25 - 60
	49 - 56

	- Đất xây dựng các công trình công cộng
	7 - 10
	13 - 17
	8 - 10
	11 - 15

	- Đất  làm đường giao thông
	6 - 8
	14 - 18
	8 - 10
	12 - 16

	- Đất cây xanh
	3 - 4
	4 - 6
	3 - 4
	4 - 5

	- Đất tiểu thủ công nghiệp 
	10 - 14
	15 - 18
	10 - 14
	14 - 18


Bảng 10.3: Định mức sử dụng các loại đất  
trong khu dân cư nông thôn thuần tuý

	Loại đất
	 Khu vực đồng bằng, ven biển
	Khu vực miền núi, trung du

	
	Diện tích đất (m2/người)
	Tỷ lệ

(%)
	Diện tích đất (m2/người)
	Tỷ lệ

(%)

	Tổng số
	54 - 98
	100,00
	64 - 110
	100,00

	  - Đất ở
	30 - 65
	60 - 64
	35 - 75
	61 - 65

	 - Đất xây dựng các công trình công cộng
	7 - 9
	9 - 13
	10 - 11
	10 - 14

	  - Đất  làm đường giao thông
	6 - 9
	8 - 12
	9 - 10
	9 - 13

	  - Đất cây xanh
	3 - 4
	3 - 7
	2 - 3
	1 - 5

	 - Đất tiểu thủ công nghiệp 
	8 - 11
	10 - 14
	8 - 11
	9 - 13


Bảng 10.4: Định mức sử dụng đất xây dựng các  công trình công cộng

trong khu dân cư nông thôn

(không tính các công trình từ cấp xã đến cấp trung ương)

Đơn vị tính: m2/ công trình

	Tên công trình
	Định mức sử dụng đất

	1. Trụ sở (hợp tác xã, thôn, ấp,...)
	250 - 300

	2. Trạm thú y xã
	100 - 200

	3. Trạm biến áp xã 
	50 - 100

	4. Trạm xử lý cung cấp nước
	

	 Trong đó:  - Từ 1000 - 5000 m3/ngày
	5.000 - 10.000

	                   - Tõ 5000 - 10000 m3/ngµy
	10.000 - 20.000


10.3. Hướng dẫn áp dụng

10.3.1. Xác định diện tích đất khu dân cư nông thôn cấp xã

1. Diện tích đất khu dân cư nông thôn của một đơn vị hành chính cấp xã bao gồm diện tích đất khu dân cư nông thôn tập trung và diện tích đất ở của các hộ gia đình ở phân tán trên địa bàn xã (xác định diện tích đất ở của các hộ phân tán căn cứ theo số lượng hộ ở phân tán và định mức đất ở theo quy định của địa phương).

2. Việc xác định diện tích đất khu dân cư nông thôn (làm mới hoặc mở rộng) căn cứ vào dân số có nhu cầu sử dụng đất tính đến năm quy hoạch (bao gồm: dân số phát sinh, dân só tồn đọng và dân số tái định cư trên địa bàn). 

3. Các loại đất trong khu dân cư nông thôn:

- Đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn gồm: Đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình sinh hoạt phục vụ đời sống. Đơn vị tính định mức đất ở xác định theo mức quy định của các địa phương (m2/hộ).

- Đất xây dựng các công trình công cộng gồm: Đất trụ sở (hợp tác xã, thôn, ấp,...), trạm thú y, trạm biến áp, trạm xử lý cung cấp nước,... (không tính các công trình xây dựng từ cấp xã đến cấp trung ương).

- Đất giao thông bao gồm hệ thống các tuyến đường giao thông trong khu dân cư nông thôn (không tính các hệ thống giao thông từ đường liên xã trở lên).
- Đất cây xanh bao gồm các loại đất làm công viên cây xanh trong khu dân cư nông thôn.
4. Xác định diện tích đất khu dân cư nông thôn theo chỉ tiêu tổng hợp được áp dụng theo Bảng 10.1 - Định mức tổng hợp sử dụng đất khu dân cư nông thôn. 

5. Định mức sử dụng các loại đất trong khu dân cư nông thôn kiểu đô thị được áp dụng theo Bảng 10.2 - Định mức sử dụng các loại đất trong khu dân cư nông thôn kiểu đô thị, Bảng 10.4 - Định mức sử dụng đất xây dựng các công trình công cộng trong khu dân cư nông thôn.
6. Định mức sử dụng các loại đất trong khu dân cư nông thôn thuần túy  được áp dụng theo Bảng 10.3 - Định mức sử dụng các loại đất trong khu dân cư nông thôn thuần túy, Bảng 10.4 - Định mức sử dụng đất xây dựng các công trình công cộng trong khu dân cư nông thôn.

Riêng đối với khu dân cư nông thôn thuần tuý, tuỳ vào quỹ đất của mỗi địa phương có thể giao thêm đất vườn ao làm kinh tế liền kề đất ở với diện tích như sau: Khu vực đồng bằng ven biển 70 - 100 m2/người (280 - 400 m2/hộ), khu vực miền núi trung du 100 - 200 m2/người (400 - 800 m2/hộ). 
7. Xác định tổng diện tích đất của các công trình công cộng và đất giao thông cấp xã trong các khu dân cư  được áp dụng theo định mức sử dụng đất: Đất cơ sở y tế, đất cơ sở văn hóa - thông tin, đất cơ sở giáo dục - đào tạo, đất cơ sở thể dục - thể thao, đất thương nghiệp - dịch vụ, đất giao thông, đất công nghiệp  và đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp (tính theo diện tích công trình).

8. Xác định mức đất theo cận trên hay cận dưới của định mức phải căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và mục tiêu quy hoạch khu dân cư. Đối với khu dân cư  quy mô dân số lớn có khả năng phát triển thành đô thị lấy định mức đất trên đầu người theo cận dưới; khu dân cư khả năng phát triển thấp,  quy mô dân số nhỏ thì lấy định mức đất trên đầu người theo cận trên.

10.3.2. Xác định diện tích đất khu dân cư nông thôn cấp huyện, cấp tỉnh, vùng và cả nước


1. Đối với cấp huyện, cấp tỉnh, vùng và cả nước (trong trường hợp các đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp đã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) được tổng hợp như sau:

- Diện tích đất khu dân cư nông thôn cấp huyện được tổng hợp từ diện tích đất khu dân cư nông thôn của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Diện tích đất khu dân cư nông thôn cấp tỉnh được tổng hợp từ diện tích đất khu dân cư nông thôn của các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Diện tích đất khu dân cư nông thôn vùng được tổng hợp từ diện tích đất khu dân cư nông thôn của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn vùng.

- Diện tích đất khu dân cư nông thôn cả nước được tổng hợp từ diện tích đất khu dân cư nông thôn của các vùng kinh tế xã hội.

2. Đối với cấp huyện, cấp tỉnh, vùng và cả nước (khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất độc lập) việc tính định mức diện tích đất khu dân cư nông thôn dựa vào dân số có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tính đến năm quy hoạch (bao gồm: dân số phát sinh, dân só tồn đọng và dân số tái định cư) và được áp dụng theo Bảng 10.1 - Định mức tổng hợp sử dụng đất khu dân cư nông thôn.
3. Xác định tổng diện tích đất của các công trình công cộng và đất giao thông cấp huyện, cấp tỉnh, vùng và cả nước được áp dụng theo định mức sử dụng đất: Đất cơ sở y tế, đất cơ sở văn hóa - thông tin, đất cơ sở giáo dục - đào tạo, đất cơ sở thể dục - thể thao, đất thương nghiệp - dịch vụ, đất giao thông, đất công nghiệp và đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp (tính theo diện tích công trình).

  Vùng





Loại trạm 


      bơm
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